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Chuyên đề tốt nghiệp


Lời mở đầu

     Trong nền kinh tế thị trư​ờng theo định h​ướng XHCN có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Chính sách đa phương hóa các quan hệ đối ngoại, một mặt tạo tiền đề cho nền kinh tế nư​ớc ta phát triển, mặt khác cũng có nhiều thách thức và áp lực cho các doanh nghiệp tham gia thị trường. Để có thể đứng vững và cạnh tranh được trên thị trường, các doanh nghiệp phải tạo ra được uy tín và hình ảnh cho sản phẩm, thể hiện qua: chất l​ượng, mẫu mã, giá cả… trong đó chất lư​ợng và giá cả là vấn đề then chốt. Trong các doanh nghiệp sản xuất để thực hiện được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và tăng c​ường khả năng cạnh tranh của mình, trong điều kiện hội nhập kinh tế có tính toàn cầu thì các thông tin về kinh tế các doanh nghiệp đều phải quan tâm. 

Cùng với các Công ty in nói chung. Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp nói riêng để phát triển bền vững, lâu dài và ổn định. Hoạt động trong nền kinh tế thị trường này Công ty cũng không tránh khỏi sự cạnh tranh gay gắt, Công ty luôn sản xuất các sản phẩm theo đơn đặt hàng. 

Qua quá trình học tập em được các thầy, cô truyền đạt lý thuyết, các khái niệm, các nguyên tắc, các cách phân loại, các phương pháp hạch toán, các trình tự hạch toán, tổng hợp, kiểm kê và đánh giá… nhiệm vụ cũng như đạo đức nghề nghiệp, những kiến thức đó là nền tảng, là kim chỉ nam cho quá trình đi thực tập của em. Qua đó đã giúp em hiểu và nhìn nhận các vấn đề từ lý thuyết đến thực hành một cách toàn diện. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần và in nông nghiệp em chọn đề tài: "Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp". Thời gian thực tập tuy ngắn nh​ưng em đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong các phần hành kế toán.

Nội dung chuyên đề tốt nghiệp, ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 phần:

Phần 1: Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất  

Phần 2: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp.  

Phần 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần bao bì và in nông nghiệp.
Qua bài viết này em xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của Thầy giáo Trư​ơng Anh Dũng cùng các cán bộ phòng tổ chức hành chính, phòng kế toán - tài vụ của Công ty đã hư​ớng dẫn để em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp  này.

Phần 1

Cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 

1.1. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm  

1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất

   
Chi phí sản xuất: Là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp phải chi ra cho sản xuất - kinh doanh trong một thời kỳ. Hoặc chi phí là những phí tổn về nguồn lực tài sản cụ thể sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để tiến hành sản xuất, doanh nghiệp cần phải có ba yếu tố cơ bản:

· Tư liệu lao động: Nhà xưởng, máy móc thiết bị, tài sản cố định, ...

· Đối tượng lao động: Nguyên vật liệu, nhiên liệu, ....

· Lao động của con người 

   
Cùng với quá trình sử dụng các yếu tố cơ bản trên trong sản xuất doanh nghiệp đồng thời phải chi ra những chi phí tương ứng. Tương ứng với việc sử dụng tài sản cố định (TSCĐ) là chi phí về khấu hao (TSCĐ). Tương ứng với việc sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu,...là  những chi phí về nguyên vật liệu. Tương ứng về việc sử dụng lao động là tiền lương, các khoản trích theo lương,... mọi chi phí trên đều được biểu hiện bằng tiền.

   
Chi phí sản xuất của doanh nghiệp phát sinh thường xuyên trong suốt quá trình tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp, để phục vụ cho quản lý và hạch toán kinh doanh, chi phí sản xuất phải được tính toán, tập hợp theo từng thời kỳ như : hàng tháng, hàng quí, hàng năm, và chỉ những chi phí sản xuất mà doanh nghiệp bỏ ra trong kỳ thì mới được tính vào chi phí sản xuất của kỳ đó.

1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất: 


Chi phí sản xuất của doanh nghiệp gồm nhiều loại có nội dung kinh tế khác nhau, mục đích sử dụng cũng khác nhau. để quản lý được chi phí cần phải hiểu và vận dụng các cách phân loại chi phí khác nhau. Mỗi cách phân loại chi phí đều cung cấp những thông tin với nhiều góc độ khác nhau từ đó giúp các nhà quản lý ra được các quyết định thích hợp cho doanh nghiệp của mình.  

1.1.2.1. Phân loại chi phí theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí 

Căn cứ vào các tính chất, nội dung kinh tế của chi phí để sắp xếp những chi phí có nội dung kinh tế ban đầu giống nhau vào cùng một nhóm chi phí. Cách phân này không phân biệt nơi chi phí phát sinh và mục đích sử dụng của chi phí. Mục đích của cách phân loại này để biết được chi phí sản xuất của doanh nghiệp gồm những loại nào, số lượng, giá trị từng loại chi phí là bao nhiêu. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố cung cấp thông tin chi tiết về hao phí của từng yếu tố chi phí sử dụng trong doanh nghiệp. Đây là cơ sở để lập các kế hoạch về vốn, kế hoạch về cung cấp vật tư, kế hoạch quỹ lương và phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất. Theo cách phân loại này sản xuất được chia thành các yếu tố chi phí sau:

- Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm toàn bộ các chi phí về các loại nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế mà doanh nghiệp đã sử dụng cho các hoạt động sản xuất trong kỳ.

- Chi phí nhân công: Bao gồm toàn  bộ tiền lương, tiên công phải trả, tiền trích BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân trong doanh nghiệp.

- Chi phi khấu hao TSCĐ: Bao gồm toàn bộ số tiền trích khấu hao TSCĐ sử dụng cho sản xuất của doanh nghiệp.

- Chi phí dịch vụ mua ngoài : Bao gồm toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp đã chi trả về các loại dịch vụ mua từ bên ngoài như : tiền điện, tiền nước, tiền bưu phí, ...phục vụ cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

- Chi phí khác bằng tiền: Bao gồm toàn bộ số chi phí khác dùng cho hoạt động sản xuất ngoài bốn yếu tố trên.

Phân loại chi phí theo yếu tố này có tác dụng lớn trong việc quản lý chi phí sản xuất, nó cho biết kết cấu tỷ trọng của từng yếu tố chi phí sản xuất để phân tích đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất; lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố ở bảng thuyết minh báo cáo tài chính; cung cấp tài liệu tham khảo để lập dự toán chi phí sản xuất và lập kế hoạch cung ứng vật tư, kế hoạch quĩ lương, tính toán nhu cầu vốn lưu động cho kỳ sau.

1.1.2.2. Phân loại chi phí theo mục đích và công dụng

Căn cứ và mục đích vag công dụng của chi phí trong sản xuất để chia ra các khoản mục chi phí khác nhau, mỗi khoản mục chi phí chỉ bao gồm các chi phí có cùng mục đích và công dụng, không phân biệt chi phí đó có nội dung kinh tế như thế nào. toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ được chia thành các khoản mục chi phí sau:

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT): Khoản chi phí này bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu chính, phụ, nhiên liệu, năng lượng tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất sản phẩm hay lao vụ, dịch vụ.

- Chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT): Khoản mục này bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương tính vào chi phí sản xuất như: Bảo hiểm xã hội(BHXH), kinh phí công đoàn (KPCĐ) bảo hiểm y tế (BHYT) của công nhân trực tiếp sản xuất.

- Chi phí sản xuất chung ( CPSXC): Là những chi phí phát sinh trong phạm vi phân xưởng, tổ, đội sản xuất ngoài CPNVLTT, CPNCTT như:

( Chi phí nhân viên phân xưởng gồm lương chính lương phụ và các khoản tính theo lương của nhân viên phân xưởng.

( Chi phí vật liệu gồm giá trị nguyên vật liệu dùng để sửa chữa bảo dưỡng tài sản cố định, các chi phí công cụ, dụng cụ, ....ở phân xưởng.
( Chi phí khấu hao tài sản cố định sử dụng tại phân xưởng, bộ phận sản xuất.
( Chi phí dịch vụ mua ngoài như điện nước, điện thoại sử dụng cho sản xuất và quản lý ở phân xưởng.
( Các chi phí bằng tiền khác
1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo lĩnh vực hoạt động kinh doanh

Theo lĩnh vực kinh doanh các chi phí phát sinh trong quá trình SXKD của doanh nghiệp được phân thành:

- Chi phí sản xuất: Là những chi phí liên quan đến việc chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện các công việc dịch vụ trong phạm vi phân xưởng.

- Chi phí bán hàng : Là những chi phí phát sinh liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. Các chi phí bán hàng phát sinh ở doanh nghiệp thường bao gồm:
*  Chi phí nhân viên: Gồm lương, phụ cấp và các khoản trích theo lương của nhân viên bán hàng, đóng gói vận chuyển và bảo quản sản phẩm. 

( Chi phí vật liệu bao bì: Vật liệu đóng gói bảo quản, nhiên liệu sử dụng cho vận chuyển hàng hoá đi tiêu thụ,...

( Chi phí khấu hao TSCĐ sử dụng cho tiêu thụ sản phẩm như kho tàng, cửa hàng, dụng cụ cân đong, v.v...

( Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho tiêu thụ hàng hoá như vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản hàng hoá,....

( Chi phí bằng tiền khác phục vụ cho tiêu thụ hàng hoá như chi phí giới thiệu, quảng cáo, chi phí chào hàng, chi phíhội nghị khách hàng,....

· Chi phí quản lý: Gồm các chi phí phục vụ cho việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và các chi phí phục vụ sản xuất chung phát sinh ở doanh nghiệp.

· Chi phí tài chính: Gồm các khoản chi phí liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, liên doanh, liên kết, cho vay, cho thuê tài sản, chiết khấu thanh toán trả cho khách hàng, các khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán,....

· Chi phí khác: Gồm các khoản chi phí liên quan đến các hoạt động khác chưa được kể đến ở trên.
1.1.2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử của chi phí

Cách phân loại này phục vụ cho kế toán quản trị cũng như việc theo dõi biến động của chi phí tiến hành phân loại chi phí theo cách ứng xử của chúng. Theo cách phân loại này chi phí được chia ra thành:

- Biến phí: Là chi phí có sự thay đổ về lượng tương quan tỷ lệ thuận với sự thay đổi của khối lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ.

- Định phí: Là chi phí không đổi thay đổi về tổng số dù có sự thay đổi trong mức độ hoạt động của sản xuất hoặc khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ sản xuất trong kỳ.

- Chi phí hỗn hợp: Là những chi phí bao gồm cả biến phí và định phí. Tại mức độ hoạt động nào đó chi phí hỗn hợp chi phí hỗn hợp là định phí; tại một mức độ hoạt động khác nó có thể bao gồm cả định phí và biến phí, mang cả đặc điểm của định phí và biến phí.

Theo cách phân loại này có tác dụng lớn đối với quản trị kinh doanh, phân tích điểm hoà vốn và phục vụ cho việc ra các quyết định quản lý cần thiết để hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh. 

1.1.2.5. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp qui nạp

Theo phương pháp này, chi phí trong kỳ bao gồm.

- Chi phí trực tiếp: Là những chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến đối tượng chụi chi phí, có thể qui nạp trực tiếp vào từng đối tượng chịu chi 

- Chi phí gián tiếp : Là những chi phí phát sinh liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí. Những chi phí này thường phải tập hợp chung sau đó lựa chọn tiêu thức phân bổ để tiến hành phân bổ cho các đối tượng liên quan.

Cách phân loại này có ý nghĩa đối với việc xác định phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí cho các đối tượng một cách đúng đắn, hợp lý.

1.1.2.6. Ngoài các cách phân loại trên chi phí còn được phân loại thành:

- Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được: Là những khoản mục chi phí phản ánh phạm vi quyền hạn của các nhà quản trị đối với các loại chi phí đó. 

- Chi phí thích đáng và chi phí không thích đáng: Chi phí thích đáng là chi phí có thể áp dụng cho một quyết định có mối liên hệ với phương án được lựa chọn của nhà quản lý. Ngược lại, nếu mồt chi phí phát sinh xong không cần biết đến tiến trình hành động của nhà quản lý có thể thực hiện được hay không, thì khi đó chi phí không thể giúp gì trong việc quyết định xem tiến trình hoạt động nào là tốt nhất. Chi phí như vậy không thể tránh được và do đó nó không thích đáng với quyết định của người quản lý.

- Chi phí cơ hội: Là lợi nhuận tiềm tàng bị mất đi khi chọn phương án hành động này để thay thế một phương án hành động khác.

1.1.3. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí

1.1.3.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 

Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất: Là giới hạn tập hợp chi phí phục vụ cho nhu cầu hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. Tập hợp đầy đủ và chính xác chi phí theo đúng đối tượng vai trò quan trọng trong quản lý và trong hạch toán. Việc xác định đối tượng tập hợp chi phí căn cứ và các yếu tố sau:

· Đặc điểm tổ chức sản xuất, tính chất, quy trình công nghệ

· Yêu cầu thông tin cho việc tính giá thành của doanh nghiệp

· Trình độ và nhu cầu quản lý

· Trình độ và khả năng của bộ máy kế toán 

Đối tượng tập hợp chi phí có thể là toàn bộ quy trình công nghệ hoặc từng giai đoạn công nghệ. 

1.1.3.2. Các phương pháp hạch toán chi phí  

+ Phương pháp trực tiếp tập hợp chi phí: Là những chi phí có thể xác định được đối tượng chịu chi phí ngay từ khi phát sinh. Căn cứ vào chứng từ ban đầu, kế toán hạch toán vào tài khoản phù hợp theo từng loại và chi tiết theo từng đối tượng tật hợp chi phí.

+ Phương pháp phân bổ gián tiếp: Trong trường hợp không xác định được mức chi phí cho từng đối tượng riêng biệt khi phát sinh chi phí. Các chi phí này khi phát sinh được tập hợp vào tài khoản chung, sau đó phân bổ cho từng đối tượng chịu chi phí theo các tiêu chuẩn phân bổ thích hợp.Việc phân bổ các chi phí này được thực hiện theo các bước sau:                          

                                                                                              C

      Bước 1: Xác định hệ số phân bổ theo công thức    H = —

                                                                                             T

Trong đó: 

H: Hệ số phân bổ

C: Chi phí cần phân bổ

T: Tổng tiêu chuẩn phân bổ của các đối tượng (T = ƩtĂ)
tĂ: Tiêu chuẩn phân bổ của đối tượng ¡.

Bước 2: Xác định mức chi phí phân bổ cho đối tượng ¡ (cĂ) : cĂ= tĂ x H

1.2. Giá thành sản phẩm 
1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm

   Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm, lao vụ hoàn thành. Chỉ tiêu giá thành gắn liền với từng loại sản phẩm, chứ không tính cho thành phẩm đang còn nằm trên dây chuyền sản xuất.

   Giá thành có hai chức năng chủ yếu: Là thước đo bù đắp chi phí và chức năng lập giá .Toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp chi ra để hoàn thành một khối lượng sản phẩm, công việc trong một kỳ nhất định phải được bù đắp bằng chính tiền thu được từ việc bán những thành phẩm đó. Và mục đích sản xuất,nguyên tắc kinh doanh của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường là các khoản thu không những bù đắp được những chi phí đã bỏ ra mà phải đảm bảo có lãi.Từ đó định giá bán sản phẩm phải dựa trên giá thành sản phẩm.

   Giá thành vừa mang tính chủ quan, vừa mang tính khách quan trên một phạm vi nhất định. Từ đó, cần phải xem xét giá thành trên nhiều góc độ khác nhau nhằm sử dụng có hiệu quả nhất chỉ tiêu giá thành. Giá thành là biểu hiện bằng tiền lượng lao động được kết tinh trong một đơn vị sản phẩm. Vì vậy nó mang tính khách quan do sự di chuyển và kết tinh giá trị tư liệu sản xuất sức lao động là tất yếu. Mặt khác, giá thành là một đại lượng được tính trên cơ sở chi phí sản xuất ra trong một kỳ nhất định nên nó mang những yếu tố chủ quan.

Vì vậy giá thành sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh những tiêu hao trong quá trình sản xuất sản phẩm nhưng cũng đồng thời là thước đo năng lực và trình độ quản lý kinh tế của doanh nghiệp, là cơ sở để xác định kết qủa kinh doanh của doanh nghiệp, xác định đúng đắn kết quả kỳ kinh doanh.

1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 

Để giúp cho việc hạch toán và quản lý giá thành sản phẩm, kế toán công ty đã phân biệt được hai cách phân loại giá thành chủ yếu như sau:

+ Căn cứ vào thời gian và nguồn số liệu tính giá thành theo cách phân loại này giá thành sản phẩm được chi làm 3 loại:

· Giá thành kế hoạch: Là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch và sản lượng kế hoạch.

· Giá thành định mức: Là giá thành được tính trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành. Việc tính giá thành định mức cũng được thực hiện trước khi tiến hành sản xuất, chế tạo sản phẩm.

· Giá thành thực tế: Là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở các chi phí sản xuất và sản lượng thực tế phát sinh. Giá thành thực tế chỉ tính toán được sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm.

+ Căn cứ theo phạm vi phát sinh chi phí theo cách phân loại này giá thành sản phẩm gồm hai loại:

· Giá thành sản xuất hay còn gọi là giá thành công xưởng: Bao gồm các chi phí liên đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm phát sinh ở phân xưởng sản xuất. Giá thành sản xuất được sử dụng để ghi sổ kế toán thành phẩm nhập kho hoặc giao thẳng cho khách hàng và là căn cứ để tính giá vốn hàng bán, lãi gộp ở các doanh nghiệp sản xuất.

· Giá thành toàn bộ hay còn gọi là giá thành đầy đủ: Bao gồm các chi phí sản xuất và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho sản phẩm đó.

Về việc phân loại giá thành kế toán công ty áp dụng theo phạm vi phát sinh chi phí.

1.2.3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm 

1.2.3.1. Đối tượng tính giá thành 

Muốn tính giá thành sản phẩm trước hết phải xác định được đối tượng tính giá thành. Đối tượng tính giá thành là thành phẩm, nửa thành phẩm, công việc, lao vụ do doanh nghiệp sản xuất ra và cần được tính tổng giá thành và giá thành đơn vị.

Việc xác định đối tượng tính giá thành là công việc cần thiết đầu tiên trong toàn bộ công việc tính giá thành của kế toán. Bộ phận kế toán giá thành cần phải căn cứ vào đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp, các loại sản phẩm và lao vụ mà doanh nghiệp sản xuất, tính chất sản xuất và công cụ sử dụng của chúng để xác định đối tượng tính giá thành cho thích hợp như sau:

· Căn cứ vào đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất

· Nếu doanh nghiệp có quy trình sản xuất phức tạp kiểu liên tục thì đối tượng tính giá thành có thể là thành phẩm hoặc nửa thành phẩm.

· Nếu doanh nghiệp có quy trình sản xuất phức tạp kiểu song song thì đối tượng tính giá thành có thể là sản phẩm hoàn chỉnh, chi tiết, hoặc phụ tùng.

· Nếu doanh nghiệp có quy trình sản xuất giản đơn thì đối tượng tính giá thành là sản phẩm hoàn thành ở cuối quy trình sản xuất.

· Căn cứ vào đặc điểm sản xuất sản phẩm.

· Nếu doanh nghiệp sản xuất hàng loạt thì đối tượng tính giá thành là từng loạt sản phẩm sản xuất.

· Nếu doanh nghiệp sản xuất đơn chiếc thì đối tượng tính giá thành là từng sản phẩm đơn chiếc.

· Nếu doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng thì đối tượng tính giá  thành là từng đơn đặt hàng.

· Căn cứ vào yêu cầu và trình độ quản lý của doanh nghiệp: Trình độ quản lý càng cao thì đối tượng tính giá thành càng chi tiết, chính xác và ngược lại.

1.2.3.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 

A* Phương pháp trực tiếp (giản đơn)


Trong các doanh nghiệp có quy trình sản xuất giản đơn, sản xuất ra ít chủng loại sản phẩm, chu kì sản xuất ngắn, chi phí sản xuất được tập hợp theo từng đối tượng tính giá thành. Giá thành sản phẩm được xác định theo công thức:

	Tổng giá thành sản phẩm
	=
	CPSX kì trước chuyển sang
	+
	CPSX chi ra trong kỳ
	-
	CPSX chuyển sang kỳ sau
	-
	Các khoản giảm chi phí


B* Phương pháp tổng cộng chi phí: Phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp mà việc sản xuất sản phẩm được thực hiện ở nhiều phân xưởng. Mỗi phân xưởng thực hiện việc sản xuất hoàn chỉnh một hoặc một số bộ phận của sản phẩm. Chi phí sản xuất được tập hợp theo từng phân xưởng. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo từng bộ phận sản phẩm. Giá thành thành phẩm bằng tổng cộng giá thành của các bộ phận hợp thành.

                                            Ztp = Zı + Z₂ +.... + Zn

C*. Phương pháp hệ số  

Được sử dụng trong các doanh nghiệp sản xuất ra nhiều loại sản phẩm hoặc một loại sản phẩm với nhiều phẩm cấp khác nhau trên cùng một dây chuyền sản xuất .Trên dây chuyền sản xuất này các chi phí sản xuất không thể tập hợp riêng được theo từng đối tượng tính giá thành (loại sản phẩm hoặc từng phẩm cấp sản phẩm).

Trình tự hạch toán theo phương pháp hệ số 

Bước 1: Xác định tổng giá thành của cả nhóm sản phẩm bằng phương pháp giản đơn

Bước 2: Quy đổi số lượng sản phẩm từng loại trong nhóm thành sản phẩm tiêu chuẩn theo hệ số quy định.

	Số lượng sản phẩm quy chuẩn
	=
	Số lượng sản phầm mỗi thứ sản phẩm trong nhóm
	x
	Hệ số quy định cho từng thứ   sản phẩm trong nhóm


Bước 3: Xác định giá thành đơn vị của sản phẩm tiêu chuẩn
                                                       Tổng giá thành của cả nhóm

Giá thành đơn vị sản phẩm  =          

          tiêu chuẩn 
 Tổng số lượng sản phẩm tiêu chuẩn 

Bước 4: Xác định giá thành đơn vị thực tế từng thứ  sản phẩm trong nhóm 

	Giá thành đơn vị từng thứ sản phẩm
	=
	Giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn
	x
	Hệ số quy đổi của từng thứ sản phẩm



D* Phương pháp tỉ lệ

Phương pháp này sử dụng trong các doanh nghiệp mà mỗi phân xưởng đồng thời sản xuất ra nhiều loại sản phẩm có qui cách, phẩm cấp khác nhau . Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất theo từng phân xưởng sản xuất. Đối tượng tính thành là từng loại sản phẩm hoàn thành. Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của cả nhóm trong cùng phân xưởng được thực hiện như phương pháp hệ số. Căn cứ vào tỉ lệ giữa tổng giá thành thực tế với tổng giá thành định mức hoặc kế hoạch để xác định giá thành đơn vị từng loại sản phẩm. Giá thành từng loại sản  phẩm trong nhóm được xác định như:

	Giá thành thực tế đơn vị sản phẩm từng loại
	=
	Giá thành kế hoạch (định mức) đơn vị sản phẩm từng loại
	x
	Tỉ lệ

giá thành


Trong đó: 

                                   Tổng giá thành thực tế của các loại sản phẩm 

          Tỉ lệ giá    =
    x 100

              thành            Tổng giá thành kế hoạch của các loại sản phẩm 

 eq \a (Tổng giá thành kế hoạch;(hoặc định mức) của các loại;sản phẩm hoàn thành)  = 
[image: image1.wmf]1
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Trong đó:

qi: Số lượng thành phẩm loại i

zi: Giá thành kế hoạch (định mức) đơn vị sản phẩm i

 Ngoài các phương pháp tính giá thành trên còn có các phương pháp tính giá thành trong một số loại hình doanh nghiệp như  sau: 

1) Tập hợp chi phí và tính giá thành theo đơn đặt hàng: Phương pháp này thích hợp với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm theo đơn dặt hàng hoặc theo hợp đồng. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo phương pháp này là từng đơn đặt hàng. Cách tính giá thành này không quan tâm đến tính chất đơn giản hay phức tạp của quy trình sản xuất

2) Phân bước hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: Phương án này thường áp dụng trong các doanh nghiệp có quy trình sản xuất phức tạp như luyện kim, cơ khí, dệt,....Trong các doanh nghiệp này công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp được chia ra thành nhiều công đoạn nối tiếp nhau theo một trình tự  nhất định. Thường mỗi phân xưởng đảm nhận một bước chế biến và chế tạo ra một loại bán thành phẩm. Bán thành phẩm được sản xuất ra của công đoạn trước được tiếp tục đưa vào chế biến ở công đoạn tiếp sau, bước cuối cùng chế tạo ra thành phẩm. Phương án tính giá thành này có hai cách tính như sau:

+ Phương án phân bước có tính giá thành bán thành phẩm ( gọi tắt là phương án phân bước có bán thành phẩm): Trong trường hợp bán thành phẩm có thể đem bán ra ngoài như hàng hoá thì cần phải tính giá thành bán thành phẩm. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành như sau:

Bước 1: Mở phiếu tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo từng bước chế biến (từng phân xưởng). Phiếu này ở phân xưởng cuối cùng chính là phiếu tính giá thành thành phẩm. Có mẫu như sau:

Biểu số 1: 

Phiếu tập hợp chi phí sản xuất và 

tính giá thành phân xưởng 1

Tên sản phẩm: Bán sản phẩm

Th¸ng....n¨m .....

Đơn vị tính: đồng

	Chi phí
	CPSX trong kỳ
	Giá trị sản phẩm dở dang
	Giá thành bán thành phẩm
	Giá thành đơn vị bán thành phẩm

	Nguyên, vật liệu trực tiếp 
	 xxx
	 xxx
	 xxx
	 xxx

	Nhân công trực tiếp
	 xxx
	 xxx
	 xxx
	 xxx

	Chi phí sản xuất chung
	 xxx
	 xxx
	 xxx
	 xxx

	Tổng cộng
	 xxx
	 xxx
	 xxx
	 xxx


Bước 2: Tính giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, tính tổng giá thành và giá thành đơn vị bán thành phẩm theo từng bước chế biến.

Giá thành sản phẩm hoàn thành ở bước chế biến cuối cùng được tính theo phương án kết chuyển tuần tự như sau:

	Giá thành bán thành phẩm bước 1
	=
	Chi phí nguyên, vật liệu chính
	+
	Chi phí chế biến bước 1
	-
	Chi phí sản xuất dở dang bước 1
	-
	Các khoản giảm chi phí


	Giá thành bán thành phẩm bước 2
	=
	Giá thành BTP bước 1 chuyển sang
	+
	Chi phí chế biến bước 2
	-
	Chi phí sản xuất dở dang bước 2
	-
	Các khoản giảm chi phí


       Và được sử dụng biểu tính sau:

Biểu 2 : 

Phiếu tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

phân xưởng II (bước 2)

Tên sản phẩm: Thành phẩm

Tháng     năm

Đơn vị: đồng

	Chi phí
	CPSX trong kỳ
	Giá trị SP dở dang
	Giá thành thành phẩm
	Giá thành đơn vị TP

	BTP bước 1 chuyển sang
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	Nhân công trực tiếp 
	 xxx
	 xxx
	 xxx
	 xxx

	Chi phí sản xuất chung
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	Tổng cộng 
	 xxx
	 xxx
	 xxx
	 xxx


	Giá thành thành phẩm bước n
	=
	Giá thành BTP bước n -1 chuyển sang
	+
	Chi phí chế biến bước n
	-
	Chi phí sản xuất dở dang bước n


+ Phương án phân bước không tính giá thành bán thành phẩm (gọi tắt là phương án phân bước không có bán thành phẩm): áp dụng trong trường hợp bán thành phẩm không bán ra bên ngoài hoặc nhu cầu quản lý không đòi hỏi phải tính giá thành bán thành phẩm. Trong phương án này ở mỗi bước chế biến chỉ cần tính chi phí sản xuất phân bổ cho thành phẩm và sản phẩm dở dang. Giá thành sản phẩm hoàn thành được tính bằng cách tổng cộng chi phí sản xuất ở các bước chế biến phân bổ cho thành phẩm.

Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương án này như sau:

Bước 1: Mở phiếu tập hợp chi phí sản xuất theo từng bước chế biến.

Bước 2: Phân bổ chi phí sản xuất ở từng bước chế biến  cho thành phẩm ở bước cuối cùng.

	Chi phí vật liệu chính trong TP
	=
	Giá trị vật liệu chính xuất dùng


Số lượng BTP bước 1 + Số lượng SPDD bước 1
	x
	Số lượng BTP bước 1 trong TP


3)Tính giá thành theo định mức 

Trong các doanh nghiệp sản xuất ổn định, các định mức chi phí được xây dựng phù hợp với thực tế sản xuất. Nhiệm vụ của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương án này là kiểm tra phát hiện mọi chênh lệch so với định mức trong quá trình sản xuất theo từng nơi phát sinh chi phí, từng đối tượng giá tính thành và theo từng nguyên nhân.

Giá thành thực tế của sản phẩm được tính theo công thức sau:

	Giá thành thực tế của sản phẩm
	=
	Giá thành định mức
	(
	Chênh lệch CPSX do thay đổi định mức
	​(
	Chênh lệch CPSX thoát li định mức


Trong quá trình sản xuất định mức chi phí có thể thay đổi do các nguyên nhân như :

- Thay đổi giá cả các yếu tố đầu vào của xản suất 

- Do tiến bộ kỹ  thuật làm thay công nghệ và vật liệu dùng vào sản xuất 

Việc áp dụng công nghệ, thiết bị mới làm giảm chi phí sản xuất, tăng năng xuất lao động và có thể sử dụng các nguyên, vật liệu thay thế rẻ hơn,... Khi các định mức kinh tế thay đổi cần kịp thời tính lại giá thành theo định mức mới.

Chênh lệch thoát li định mức thường do các nguyên nhân tiết kiệm hoặc lãng phí vật tư,....Các nguyên nhân làm tăng chi phí sản xuất cần được hạch toán phát hiện kịp thời để có biện pháp khắc phục.

1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

Cả chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đều là các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá. Nhưng nói đến chi phí sản xuất là nói đến toàn bộ các chi phí về lao động sống và lao động vất hoá mà doanh nghiệp chi ra trong một thời kỳ không kể chi phí đó chi cho bộ phận nào và cho sản xuất sản phẩm gì. Ngược lại nói đến giá thành sản phẩm người ta chỉ quan tâm đến các chi phí đã chi ra có liên quan đến việc sản xuất hoàn thành một khối lượng sản  phẩm hoặc thực hiện xong một công việc dịch vụ mà không quan tâm đến chi phí đó được chi ra vào thời kỳ nào. Chi phí sản xuất là căn cứ để tính giá thành sản phẩm sản xuất trong doanh nghiệp . 

	Tổng giá thành sản phẩm
	=
	CPSX kỳ trước chuyển sang
	+
	CPSX chi ra trong kỳ
	-
	CPSX chuyển sang kỳ sau
	-
	Các khoản giảm

chi phí


 
Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tổng giá thành được khái quát bằng sơ đồ sau:

     

1.4.Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chi phí sản xuất được hạch toán theo các bước sau:

Bước 1: Tập hợp các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp cho từng đối tượng sử dụng. Trường hợp chi phí phát sinh không tập hợp trực tiếp thì kế toán tập hợp chung sau đó phân bổ chi phí cho các đối tượng liên quan.

Bước 2: Phân bổ các chi phí chung và chi phí của bộ phận sản xuất phụ cho các đối tượng liên quan theo tiêu chuẩn phân bổ thích hợp.
Bước 3: Tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ.
1.5. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.5.1. Hạch toán các chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp

a. Tài khoản hạch toán 

TK 621 - Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp

Bên Nợ: - Giá trị nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất

Bên Có : - Giá trị nguyên vật liệu dùng không hết nhập lại kho hoặc kết chuyển cho kỳ sau

               - Kết chuyển giá trị nguyên vật liệu sử dụng trong kỳ vào giá thành sản phẩm.

Tài khoản 621 không có số dư cuối kỳ vào được mở chi tiết theo từng đối tượng sử dụng. 

b. Trình tự hạch toán

- Xuất kho nguyên, vật liệu để trực tiếp sản xuất sản phẩm:

NỢ TK 621

  Có TK 152     Giá thực tế nguyên, vật liệu xuất dùng

- Mua ngoài nguyên, vật liệu xuất thẳng cho sản xuất

Nợ TK 621: Giá trị nguyên, vật liệu sử dụng

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ  

  Có TK 111, 112, 331,....số tiền phải trả người bán 

- Cuối tháng nhập lại nguyên, vật liệu không sử dụng hết trả lại kho:

NỢ TK 152

  Có TK 621         Giá thực tế nguyên, vật liệu nhập kho

1.5.2. Hạch toán các chi phí nhân công trực tiếp  

a. Tài khoản hạch toán 

TK 622: - Chi phí nhân công trực tiếp 

Bên Nợ: - Chi phí nhân công trực tiếp tham gia sản xuất sẩn phẩm hoặc thực hiện công việc dịch vụ.

Bên Có: - Phân bổ hoặc kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào giá thành sản phẩm.

TK 622 Không có số dư cuối kỳ và được mở chi tiết theo từng đối tượng sử dụng.

b. Trình tự hạch toán                 

Căn cứ vào " Bảng tính lương và BHXH" phải trả cho công nhân trực tiếp ghi:

Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp 

  Có TK 334: Các khoản lương và phụ cấp lương, tiền công....

  Có TK 338: Các khoản tính theo lương

1.5.3. Tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 

TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung là những chi phí quản lý phục vụ sản xuất và những chi phí sản xuất khác phát sinh ở phân xưởng sản xuất chính của doanh nghiệp

Ngoài các chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp các chi phí khác phát sinh ở các phân xưởng được hạch toán vào chi phí sản xuất chung. Chi phí sản xuất chung được tập hợp theo từng địa điểm phát sinh chi phí, theo từng phân xưởng. Nếu trong công ty có nhiều phân xưởng sản xuất thì phải mở sổ chi tiết để tập hợp chi phí sản xuất chung cho từng phân xưởng.

Cuối tháng chi phí sản xuất chung đã tập hợp kết chuyển toàn bộ để tính giá thành sản phẩm. Chi phí sản xuất chung phát sinh ở phân xưởng nào thì kết chuyển để tính giá thành sản phẩm, công việc dịch vụ của phân xưởng đó.

Nếu phân xưởng sản xuất nhiều loại sản phẩm , nhiều công việc thì phải tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung theo phương pháp phân bổ gián tiếp. Công thức sử dụng để tính mức chi phí sản xuất chung phân bổ cho đối tượng chịu chi phí như sau:

	Mức CPSX chung phân bổ cho từng đối tượng
	=
	Tổng CPSX chung cần phân bổ

Tổng tiêu chuẩn phân bổ
	*
	Tiêu chuẩn phân bổ của từng đối tượng


Tiêu chuẩn phân bổ cụ thể của từng khoản chi phí sản xuất chung như sau:

- Chi phí khấu hao TSCĐ: Những trường hợp không tính riêng được cho từng đối tượng chịu chi phí thì phân bổ gián tiếp. Tiêu chuẩn phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ thường dùng là: Giờ máy chạy thực tế hoặc định mức chi phí khấu hao máy móc thiết bị sản xuất, lượng nguyên, vật liệu sử dụng ....

- Chi phí năng lượng dùng cho sản xuất sản phẩm: Nếu phải phân bổ thường sử dụng các tiêu chuẩn như: Định mức chi phí năng lượng hoặc số giờ máy làm việc thực tế kết hợp với công suất tiêu hao của máy. 

- Những chi phí còn lại được tập hợp và phân bổ cho đối tượng chịu chi phí theo phương pháp phân bổ gián tiếp. Tiêu chuẩn phân bổ có thể là tiền lương công nhân sản xuất, định mức chi phí, giờ công công nhân sản xuất,..... 

      
 a. Tài khoản hạch toán 

TK 627- Chi phí sản xuất chung.

Bên Nợ: Tập hợp chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ.

Bên Có: - Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung.

- Phân bổ chi phí sản xuất chung cho các đối tượng chịu chi phí và kết chuyển vào TK liên quan.

TK 627: Không có số dư cuối kỳ và được chi tiết thành 6 TK cấp 2:

TK 6271 - Chi phí nhân viên phân xưởng 

TK 6272 - Chi phí vật liệu 

TK 6273 - Chi phí dụng cụ sản xuất.

TK 6274 - Chi phÝ khÊu hao TSC§

TK 6277 - Chi phí dịch vụ mua ngoài 

TK 6278 - Chi phí bằng tiền khác

       
b. Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu:

- Căn cứ vào bảng tổng hợp thanh toán lương, bảng thanh toán tiền ăn ca tính tiền lương chính, tiền lương phụ, phụ cấp lương, tiền ăn ca phải trả cho nhân viên phân xưởng trong kỳ, kế toán ghi:

Nợ TK 6271 - Chi phí nhân viên phân xưởng 

  Có TK 334 - Phải trả công nhân viên

- Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định trên tiền lương thực tế phải trả nhân viên phân xưởng tính vào chi phí.

Nợ TK 6271- Chi phí nhân viên phân xưởng

  Có TK 338 - Phải trả , phải nộp khác (3382, 3383, 3384)

- Căn cứ vào phiếu xuất kho vật liệu sử dụng cho quản lý, phục vụ sản xuất ở phân xưởn, kế toán tính ra giá thực tế xuất kho, ghi:

Nợ TK 6272 - Chi phí vật liệu 

  Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu.

- Căn cứ vào phiếu xuất kho công cụ, dụng cụ dùng cho sản xuất chung loại phân bổ một lần, kế toán tính ra giá trị thực tế của công cụ dụng cụ xuất kho, ghi:

Nợ TK 6273 - Chi phí dụng cụ sản xuất.

  Có TK 153 - Công cụ dụng cụ.

- Phân bổ các chi phí trả trước vào chi phí sản xuất chung trong kỳ:

Nợ TK 6273 - Chi phí dụng cụ sản xuất 

  Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn

- Trích trước các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất chung:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

  Có TK 335 - Chi phí phải trả

- Căn cứ vào bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ sử dụng cho phân xưởng sản xuất kế toán ghi:

Nợ TK 6274 - Chi phí khấu hao TSCĐ.

  Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

- Căn cứ vào hoá đơn của người bán về các khoản dịch vụ sử dụng cho sản xuất chung như: Tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền sửa chữa TSCĐ thường xuyên, ... kế toán ghi: 

Nợ TK 6277 - Chi dịch vụ mua ngoài 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

  Có TK 331 - Phải trả cho người bán 

  Có TK 111 - Tiền mặt

  Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng.

- Căn cứ vào các chứng từ khác có liên quan đến chi phí sản xuất chung như :Phiếu chi tiền mặt, giấy báo nợ của ngân hàng, giấy thanh toán tạm ứng, kế toán ghi:

Nợ TK 627 - Chi phí bằng tiền khác

  Có TK 111 - Tiền mặt 

  Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 

  Có TK 141 - Tạm ứng.

- Khi phát sinh các khoản ghi giản chi phí sản xuất chung, căn cứ vào chứng từ có liên quan, kế toán ghi:

Nợ TK 111, 112: Các khoản giảm chi phí thu bằng tiền.

Nợ TK 1388: Giá trị đòi bồi thường của người phạm lỗi.

Nợ TK 1528: Giá trị phế liệu thu hồi.

  Có TK 627: Các khoản giảm chi phí sản xuất chung.

- Cuối kỳ, phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung cố định vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường , ghi: 

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

  Có TK 627 -  ( Chi tiết chi phí sản xuất chung cố định)

Sơ đồ 1: Hạch toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung
TK 334,338                              TK 627                             TK 111, 152, 138,....

                                                                                    

                                                                             Các khoản giảm chi phí 

                      Chi phí nhân viên

TK 152, 153                                                                             TK 154

                 Chi phí vật liệu, dụng cụ              Phân bổ hoặc kết chuyển CPSXC

                                                                              theo mức bình thường

TK 242, 335

               Phân bổ hoặc trích trước chi phí 

TK 214                                                                                       TK 632

           Trích khấu hao TSCĐ dùng vào SX   Chi phí sản xuất chung lớn hơn 

                                                                                 mức bình thường

TK111, 112, 331,....

                       Các chi phí khác

1.5.4. Hạch toán các chi phí trả trước

Chi phí trả trước gồm hai loại: Chi phí trả trước ngắn hạn chi phí trả trước trong 12 tháng); Chi phí trả trước dài hạn (Chi phí trả trước cho khoảng thời gian hơn 12 tháng).

* Chi phí trả trước ngắn hạn:

Chi phí trả trước ngắn hạn (hay chi phí chờ phân bổ) là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng chưa tính hết vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ mà được tính cho hai hay nhiều kỳ hạch toán sau đó. Đây là những khoản chi phí phát sinh một lần quá lớn hoặc do bản thân chi phí phát sinh có tác dụng tới kết quả hoạt động của nhiều kỳ hạch toán. Thuộc chi phí trả trước có thể gồm cáckhoản sau:

- Giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng thuộc loại phân bổ nhiều lần.

- Giá trị sửa chữa lớn tài sản cố định ngoài kế hoạch.

- Giá trị bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê

- Dịch vụ mua ngoài trả trước…

Để theo dõi các khoản chi phí trả trước phát sinh trong kỳ.

+ Bên Nợ: Tập hợp chi phí trả trước phát sinh trong kỳ

+ Bên Có: Các khoản chi phí trả trước đã phân bổ vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

+ Dư Nợ: Các khoản chi phí trả trước thực tế đã phát sinh nhưng chưa phân bổ vào chi phí kinh doanh.

TK142 được chi tiết thành 2 tiểu khoản:

TK 1421: Chi phí trả trước

TK 1422: Chi phí chờ phân bổ

Phương pháp hạch toán

Sơ đồ: Hạch toán chi phí trả trước


* Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí trả trước dài hạn là những chi phí phát sinh một lần quá lớn và có liên quan đến nhiều niên độ hạch toán. Các khoản chi phí trả trước dài hạn gồm:   

+ Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ (Quyền sử dụng đất, nhà xưởng, kho tàng, văn phòng làm việc, cửa hàng và tài sản khác ) phục vụ cho hoạt động kinh doanh nhiều năm tài chính.

+ Chi phí trả trước phục vụ cho hoát động kinh doanh của nhiều năm tài chính 

+ Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước  hoạt động.

+ Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn 

+ Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình.

+ Chi phí đào tạo các bộ quản lý và công nhân kỹ thuật.

Chi phí di chuyển địa điểm kinh doanh hoặc tổ chức lại doanh nghiệp.

+ Lợi thế thương mại trong trường hợp mua lại doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại.

+ Chi phí mua các loại bảo hiểm ( bảo hiểm cháy, nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ phương tiện vận tải, bảo hiểm thân xe, bảo hiểm tài sản, ...) và các loại lệ phí mà doanh nghiệp mua và trả một lần cho nhiều niên độ kế toán.

+ Công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần với giá trị lớn và bản thân công cụ,  dụng cụ tham gia vào hoạt động kinh doanh trên một năm tài chính phải phân bổ dần vào các đối tượng chịu chi phí trong nhiều năm.

+ Lãi mua hàng trả chậm, trả góp, lãi thuê TSCĐ thuê tài chính.

+ Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh một lấn quá lớn phải phân bổ nhiều năm.

+ Các khoản khác 

a. Tài khoản hạch toán                     

TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn 

Bên Nợ: Chi phí trả trước dài hạn phát sinh

Bên có: Các khoản chi trả trước dài hạn phân bổ vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Số dư Nợ: Các khoản chi phí trước dài hạn chưa tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của năm tài chính.

b. Trình tự hạch toán một số hoạt động chủ yếu:

- Khi phát sinh các khoảm chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm.

+ Nếu chi phí phát sinh không lớn thì ghi nhận toàn bộ vào chi phí SXKD trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 641 - Chi phí quảng cáo 

Nợ TK 642 - Chi phí thành lập, đào tạo nhân viên, nghiên cứu,......

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có )

  CÓ TK 111, 112, 152, 153, 331, 334....

+ Nếu chi phí phát sinh lớn phải phân bổ dần vào chi phí SXKD của nhiếu năm tài chính thì khi phát sinh chi phí được tập hợp vào TK 242 - chi phí trả trước dài hạn , ghi:

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có )

  Có các TK 111, 112, 152, 153, 331, 334, 338,.... 

+ Định kỳ tiến hành phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí SXKD, ghi:

Nợ các TK 641, 642

  Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn.

+ Khi trả trước tiền thuê TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng theo phương thức thuê hoạt động và phục vụ hoạt động kinh doanh cho nhiều năm, ghi:

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn 

Nợ TK 133 - thuế GTGT được khấu trừ 

  Có các TK 111, 112, ....

+ Định kỳ tiến hành phân bổ theo tiêu thức phân bổ hợp lý chi phí thuê TSCĐ, thuê cơ sở hạ tầng vào chi phí SXKD, ghi:

Nợ các TK 635, 642 

  Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn.

1.5.5.  Hạch toán chi phí phải trả

Chi phí phải trả hay còn gọi là chi phí trả trước là những khoản chi phí  thực tế chưa phát sinh nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất- kinh doanh của kỳ hạch toán. Đây là những khoản chi phí nằm trong kế hoạch dự toán chi phí của doanh nghiệp. Việc tính trước các chi phí này vào chi phí SXKD sẽ tránh được tăng đột biến của chi phí sản xuất - kinh doanh của kỳ phát sinh chi phí, đồng thời phản ánh đúng và đầy đủ các chi phí thực tế chi ra. Các chi phí phaỉ trả trong doanh nghiệp thường bao gồm:

· Tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất 

· Chi phí sửa chữa TSCĐ theo kế hoạch 

· Thiện hại về ngừng sản xuất theo kế hoạch 

· Chi phí bảo hành sản phẩm theo kế hoạch 

· Lãi tiền vay chưa đến hạn trả

a. Tài khoản hạch toán 

TK 335 - Chi phí phải trả

Bên Nợ: Chi phí phải trả thực tế phát sinh

Bên Có: Các khoản chi phí phải trả được tính trước vào chi phí trong kỳ theo kế hoạch. 

Dư Có: Các khoản chi phí phải trả đã tính vào chi phí kinh doanh nhưng thực tế chưa phát sinh.

b. Trình tự hạch toán chi phí phải trả:

1* Hạch toán trích trước tiền lương nghỉ phép 

Hàng tháng căn cứ vào kế hoạch trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, kế toán ghi:

Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

  Có TK 335 - Chi phí phải trả 

Khi tính tiền lương nghỉ phép phải trả cho công nhân sản xuất nghỉ phép: 

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả

  Có TK 334 Phải trả công nhân viên 

2* Trích trước chi phí sửa chữa  TSCĐ theo kế hoạch

Nợ TK 627: Tính vào chi phí sản xuất chung 

Nợ TK 641: Tính vào chi phí bán hàng 

Nợ TK 642 : Tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp 

Nợ TK 241: Tính vào chi phí xây dựng cơ bản

  Có TK 335- Chi phí phải trả

- Khi công việc sửa chữa TSCĐ theo kế hoạch hoàn thành, kế toán kết chuyển chi phí sửa chữa và giảm chi phí trích trước:

NỢTK 335: Chi phí sửa  chữa lớn TSCĐ.

  Có TK 241( Chi tiết sửa chữa TSCĐ): Chi phí sữa chữa TSCĐ.

3* Trích trước chi phí ngừng sản xuất theo thời vụ

Nợ TK 627: Tính vào chi phí sản xuất chung 

Nợ TK 641: Tính vào chi  phí bán hàng 

Nợ TK 642: Tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp 

  Có TK 335 - Chi phí phải trả

   - Khi phát sinh chi phí ngừng sản xuất theo thời vụ:

Nợ TK 335 - Chi phí phải

  CÓ TK 111, 112, 152, 153,...

4* Tính trước lãi tiền vay phải trả vào chi phí sản xuất - kinh doanh:

Nợ TK 635- Chi phí hoát động tài chính 

  Có TK 335 - Chi phí phải trả

  - Khi trả lãi tiền vay:

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả

  CÓ TK 111, 112,

1.6. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

1.6.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 

Các chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ được tập hợp vào TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. 

Sơ đồ 2  : Hạch toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

  TK 621
                                              TK 154                            TK152, 138

                                                 

                                               SD §K xxx

  Cuối kỳ kết chuyển CP NVL trực tiếp       Các khoản giảm chi phí 

  TK 622

            Cuối kỳ kết chuyển CPNC trực tiếp                                                                                                                   

                                                                                                TK 155, 157,632

   TK 627




Giá thành phẩm hoàn thành 

          Cuối kỳ phân bổ hoặc kết chuyển CPSXC

Trình tự tập hợp chi phí sản xuất vào cuối kỳ như sau:

· Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

NỢ TK 154

  CÓ TK 621
 

· Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp:

NỢ TK 154 

  CÓ TK 622  
 

· Phân bổ hoặc kết chuyển chi phí sản xuất chung:

NỢ TK 154

  CÓ TK 627
 

· Tổng giá thành của sản phẩm hoặc dịch vụ hoàn thành trong kỳ được xác định bằng công thức sau: 

	Tổng giá thành sản phẩm
	=
	CPSX kì trước chuyển sang
	+
	CPSX chi ra trong kỳ
	-
	CPSX chuyển sang kỳ sau
	-
	Các khoản giảm chi phí


1.6.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang: 

Sản phảm dở dang là khối lượng sản phẩm, công việc còn đang trong quá trình sản xuất, chế biến, đang nằm trong dây truyền công nghệ hoặc đã hoàn thành một vài qui trình chế biến nhưng còn phải gia công chế biến tiếp mới trở thành  thành phẩm (gọi là bán thành phẩm). Khi có sản phẩm dở dang, chi phí sản xuất đã tập hợp trong kỳ không chỉ liên quan đến sản phẩm công việc đã hoàn thành mà còn liên quan đến những sản phẩm, công việc còn đang dở dang.

Kiểm kê sản phẩm dở dang bao gồm việc kiểm kê bán thành phẩm tự chế trong kỳ đã nhập kho và đang nằm trên dây truyền sản xuất. Việc kiểm kê bán thành phẩm đã nhập kho được tiến hành giống như kiểm kê nguyên vật liệu hoặc thành phẩm.

Muốn làm tốt việc kiểm kê phải thực hiện tốt các công việc chuẩn bị Trước khi kiểm kê phải sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp các hiện vật cần kiểm kê các phương tiện cân đo, biểu mẫu ghi chép phục vụ cho kiểm kê cần được chuẩn bị đầy đủ chu đáo. Thời điểm, trình tự và phương pháp kiểm kê cần thống nhất trong toàn doanh nghiệp để tránh trùng lặp hoặc bỏ sót hiện vật cần kiểm kê. Số liệu kiểm kê là căn cứ để đánh giá sản phẩm dở dang.

Đánh giá sản phẩm dở dang là tính toán, xác định phần chi phí sản xuất mà sản phẩm dở dang cuối kỳ phải chịu. Việc đánh giá sản phẩm dở dang hợp lý là một trong những yếu tố quyết định đến tính trung thực, hợp lý đối với chi  tiêu giá thành sản xuất của sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Tuy nhiên, việc tính giá sản phẩm dở dang là một công việc phức tạp, khó có thể chính xác tuyệt đối. Tuỳ thuộc vào đặc điểm tình hình cụ thể về tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ, tính chất cấu thành của chi phí, yêu cầu và trình độ quản lý của doanh nghiệp để vận dụng phương pháp tính giá sản phẩm dở dang cuối kỳ thích hợp nhất.

Để phục vụ cho việc  tính giá thành sản phẩm định kỳ càn phải tiến hành kiểm kê sản lượng sản phẩm đã hoàn thành và dở dang ở các phân xưởng sản xuất. Trên cơ sở kết quả kiểm kê, kế toán sẽ xác định được giá trị của các bộ phận sản phẩm dở dang theo một trong các phương pháp sau:

a.Phương pháp đánh giá theo giá thành kế hoạch hoặc giá thành định mức

Phương pháp này được áp dụng để đánh giá các bán thành phẩm, phụ tùng hoặc chi tiết máy tự chế đã nhập kho. Để đơn giản các khoản thiệt hại trong sản xuất và CPSXC được tính hết cho thành phẩm mà không phân bổ cho sản xuất dở dang.

    b. Phương pháp ước tính sản lượng tương đương

Dựa theo số lượng và mức độ hoàn thành của sản phẩm dở dang so với thành  phẩm để qui đổi số lượng sản phẩm dở dang ra số lượng thành phẩm tương đương. Các chi phí nguyên vật liệu cho sản phẩm dở dang được xác định theo chi phí thực tế như đối với thành phẩm. Các chi phí chế biến khác được phân bổ cho sản phẩm dở dang dựa vào chi phí giờ công định mức. tiền lương định mức. Mức độ hoàn thành so với thành phẩm theo đánh giá cũng có thể được dùng làm căn cứ xác định chi phí chế biến phân bổ cho sản phẩm dở dang. 

Trình tự được xác định giá trị sản phẩm dở dang như sau:

+ Bước 1: Xác định giá trị nguyên vật liệu chính trong sản phẩm dở dang

	 eq \a(Giá trị nguyên vật; liệu chính trong ; sản phẩm dở dang) 
	=
	 eq \a(Giá trị nguyên; vật liệu chính xuất dùng) 
	*
	Số lượng sản phẩm dở dang

	
	
	 eq \a(Số lượng ;thành phẩm) + eq \a(Số lượng sản ;phẩm dở dang) 
	
	


+ Bước 2: Xác định chi phí chế biến trong sản phẩm dở dang

 eq \a(Chi phí chế; biến trong; sản phẩm; dở dang)  =  eq \f (Tổng chi phí chế biến;  +  eq \a (Số lượng sản phẩm dở dang;qui đổi ra thành phẩm) ) 
+  eq \a (Số lượng sản;phẩm dở dang; qui đổi ra;thành phẩm)   

+ Bước 3: Xác định giá trị sản phẩm dở dang:

 eq \a (Giá trị sản phẩm;dở dang)  =   eq \a (Giá trị vật liệu chính;trong sản phẩm dở dang)  +  eq \a (Chi phí chế biến trong;sản phẩm dở dang)  

c. Phương pháp đánh giá theo chi phí nguyên, vật liệu chính hoặc chi phí trực tiếp 

Theo phương pháp này chỉ tính vào giá trị sản xuất dở dang các chi phí vật liệu chính hoặc các chi phí trực tiếp như vật liệu và tiền lương. Các chi phí còn lại được tính vào giá thành sản phẩm hoàn thành. Chỉ nên áp dụng phương pháp này ở những doanh nghiệp có chi phí trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, có ít sản phẩm dở dang và số lượng sản phẩm dở dang giữa các tháng tương đối đồng đều.

   d. Phương pháp đánh giá theo 50% chi phí chế biến 

Đây là trường hợp đặc biệt của phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đối. Trong trường hợp này người ta coi mức độ hoàn thành của sản phẩm dở dang là 50% so với thành phẩm. Việc xác định giá trị sản phẩm dở dang được thực hiện tương tự như phương pháp ước tính sản lượng tương đương. Chi phí nguyên vật liệu chính được tính theo mức tiêu thụ thực tế. Các chi phí chế biến được tính bằng 50% chi phí chế biến phân bổ cho thành phẩm. Do mức độ chính xác thấp nên phương pháp này chỉ nên áp dụng ở những doanh nghiệp có chi phí chế biến chiếm tỷ lệ nhỏ trong giá thành sản phẩm.

  e. Phương pháp đánh giá theo định mức chi phí


Phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp đã xây dựng được định mức chi phí hoặc tính giá thành theo phương pháp định mức. Theo phương pháp này kế toán căn cứ vào mức độ hoàn thành sản phẩm dở dang theo công đoạn sản xuất và định mức chi phí cho sản phẩm dở dang. Giá trị sản phẩm dở dang là tổng hợp chi phí định mức của các công đoạn đã hoàn thành.

Phần 2

Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần 

bao bì và in nông nghiệp

2.1. Khái quát chung về Công ty 
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp
Địa chỉ: 72A Trường Chinh - Đống Đa – Hà Nội

- Năm 1963: Công ty Cổ phần bao bì và in Nông Nghiệp (ngày nay) là một tổ in trực thuộc vụ quản lý ruộng đất Bộ Nông Nghiệp. Cơ sở vật chất chật hẹp, nhà cấp 4 và 1 máy in đen trắng lạc hậu và cũ, số lượng lao động ít trình độ không cao. Hàng năm thực hiện in ấn phẩm bản đồ do kế hoạch của Vụ quản lý ruộng đất giao xuống. Nhiệm của các tổ in là ấn phẩm in bản đồ phục vụ ngành nông nghiệp ngoài miền Bắc. Tổ in này được đóng trên địa bàn ph​­êng Phương Mai - Đống Đa – Hà Nội.

- Từ năm 1963-1969: Đư​ợc đổi tên từ tổ in thành Xưởng in vẽ bản đồ thuộc Vụ Quản lý ruộng đất – Bộ nông nghiệp nhà xưởng và công nhân sản xuất đã tăng thêm nhiệm vụ chính của xưởng in này là vẽ và in bản đồ nông nghiệp và in các tài liệu phục vụ cho ngành.

- Năm 1970: Xưởng in được đổi tên thành Nhà in Nông Nghiệp thuộc vụ tuyên giáo bộ Nông nghiệp quản lý. Nhiệm vụ chính của nhà in là: vẽ, in bản đồ địa hình nông nghiệp, sách, biển bảng quản lý, kinh tế kỹ thuật về ngành và các tài liệu quản lý ngành có liên quan. Cùng với cả nước Bộ Nông Nghiệp đã được giao thêm nhiều trọng trách nhà in được mở rộng như​: Nhà xưởng, máy móc thiết bị, cán bộ công nhân viên được tăng lên cả về số lượng và chất lượng và cũng từ đó Nhà in được cục xuất bản Bộ Văn hóa thông tin cho phép sản xuất kinh doanh ngành in oppset.

- Năm 1974: Nhà in chuyển sang hạch toán kinh doanh với vốn đầu là:

+ Vốn l​ưu động


 140.000đ

+ Tài sản cố định


 350.000đ

- Năm 1974: Nhà in được đổi tên thành xưởng in vẽ bản đồ và khung ảnh I.

Nhiệm vụ: In ấn các sách, báo, bản đồ phục vụ ngành nông nghiệp và nhiệm vụ mới là in khung ảnh.

- Ngày 12/2/1983: Xưởng in vẽ bản đồ và khung ảnh I được nhận quyết định số 150NNTP/ của Bộ Nông Nghiệp đổi tên thành Xí nghiệp in Nông Nghiệp I.

- Ngày 17/10/1983: Bộ Nông nghiệp ra Quyết định số 302 XĐNN/QĐ cải tạo và mở rộng Xí nghiệp in Nông Nghiệp.

- Ngày 05/06/1990: Đ​ược sự quan tâm của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp Xí nghiệp đã được phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật quyết định số 176 NNKH/QĐ. Bổ sung thiết bị cho xí nghiệp cả về số lượng và chất lượng.

- Ngày 16/03/1991: Bộ Văn hoá thông tin cấp giấy phép số 03/QĐ công nhận xí nghiệp in nông nghiệp I được hành nghề in.

- Ngày 27/04/1992: Cùng với cơ chế thị trường và sự phát triển của đất nước xí nghiệp in nông nghiệp I. Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật mở rộng cơ sở vật chất kỹ thuật đầu t​ư chiều sâu, mua thiết bị máy móc tân tiến của Đức, Nhật từ mặt bằng nhà cấp bốn xí nghiệp đã xây dựng mới toà nhà 5 tầng khang trang, hiện đại. Và luận chứng đó được Bộ Nông Nghiệp và Công nghệ thực phẩm ra Quyết định số 104 NNKH/QĐ. Có máy móc thiết bị hiện đại và đội ngũ quản lý tốt, thợ lành nghề, ngoài nhiệm vụ in các tài liệu phục vụ ngành Nông Nghiệp ra Xí nghiệp còn in tem, nhãn mác cao cấp có mầu sắc trên giấy, hộp bìa cứng và dập hộp. Từ đó sản lượng in các ấn phẩm đã tăng cao về số lượng và chất lượng đời sống cán bộ công nhân viên ổn định, Xí nghiệp hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Căn cứ quyết định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ về quyền hạn trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ; căn cứ quy chế thành lập và giải thể Doanh nghiệp NĐNN338/HĐBT ngày 20/11/1991của HĐBT (nay là Chính Phủ); căn cứ thông báo số 81/TB ngày 22/3/1993 của văn Phòng chính phủ về ý kiến của Thủ tướng Chính Phủ cho phép thành lập lại các Doanh nghiệp Nhà Nước, Xí nghiệp in Nông Nghiệp được đổi tên thành Xí nghiệp in Nông Nghiệp và Công Nghiệp thực phẩm trực thuộc Bộ Nông Nghiệp và Công Nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông Nghiệp và phát triển nông thôn).

- Ngày 01/01/2002. Xí nghiệp In Nông Nghiệp và Công Nghiệp thực phẩm đổi tên thành Công ty in Nông Nghiệp và Công Nghệp thực phẩm. Công ty được phép xuất nhập khẩu vật tư​ thiết bị ngành in.

- Ngày 01/07/2004: Theo quyết định số 686/BNN – TCCB

Công ty in Nông Nghiệp và Công Nghệ thực phẩm, được đổi tên thành Công ty Cổ phần bao bì và in Nông Nghiệp với số vốn đầu t​ư 27 tỷ trong đó: 25% nhà nước còn 45% vốn điều lệ cổ đông cùng trong Công ty, còn 30% vốn điều lệ của Công ty được bán ra cho cổ đông bên ngoài theo qui định của chính phủ. Nhiệm vụ in các tài liệu của ngành nông nghiệp và in tem nhãn bao bì phục vụ các ngành nghề trên thị trường.

Số lượng CBCNV của Công ty hiện nay là 120 người, trong đó 20% là cán bộ quản lý, còn 80% là công nhân trực tiếp sản xuất.

Nhiệm vụ: In tem nhãn bao bì, phục vụ các ngành, các doanh nghiệp.

Đặc thù: sản xuất theo đơn đặt hàng, theo mẫu và yêu cầu của khách hàng.

Nguyên vật liệu sản xuất: Giấy mực in cao cấp nhập từ Đức, Nhật, Trung Quốc…

Công nghệ sản xuất Nhật và Đức.

Hơn 40 năm xây dựng và tr​ưởng thành Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp lúc thăng, lúc trầm và gặp không ít những khó khăn nhất là khi nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường. Tuy nhiên những khó khăn và hạn chế đó được Chủ tịch Hội đồng quản trị và cán bộ công nhân viên cùng nhau quản lý tiếp thu những chính sách, chế độ, thông tin để đư​a Công ty lên một tầm cao mới. Với những thành công đạt được năm 1995 tập thể Công ty được Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc và bằng khen của Thủ t​ướng Chính phủ. Vinh dự nhất năm 1996 Công ty được Nhà Nước tặng thưởng huân chương lao động hạng Ba và được tổng liên đoàn lao động tặng bằng khen danh hiệu xanh – sạch - đẹp và an toàn lao động. Trong quá trình hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Cùng với sự thay đổi trong chính sách quản lý kinh tế, các quy định về kế toán cũng có nhiều thay đổi Công ty tiếp tục đầu t​ư vốn, công nghệ, mẫu mã, đào tạo và đào tạo lại nhiều cán bộ quản lý nhất là cán bộ phòng tài vụ và công nhân lành nghề thành kỹ thuật bậc cao để vận hành công nghệ mới và tiên tiến để đứng vững và cạnh tranh được trên thị trường, Công ty đã  tạo ra được uy tín và hình ảnh cho sản phẩm của mình trong tâm trí khách hàng, đồng thời Công ty góp phần phát huy vai trò chỉ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế quốc dân.

Bư​ớc vào thế kỷ 21 với t​ư duy mạnh dạn đổi mới cung cách kỹ thuật quản lý, đầu t​ư có chiều sâu vào máy móc thiết bị, xây dựng thêm nhà xưởng với diện tích 5000 m2 cùng với kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty những năm gần đây như sau: 

Biểu 3: Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: 1000đ
	Chỉ tiêu
	Năm 2002
	Năm 2003
	Năm 2004

	1) Doanh thu tuần bán hàng

2) Giá vốn hàng bán 

3) Lợi nhuận gộp

4) Chi phí bán hàng

5) Chi phí QLDN

6) Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
	23.954.118

16.262.417

7.691.701

2.680.642

2.877.007

2.184.052
	25.642.716

18.418.192

7.224.524

2.473.542

2.378.000

2.372.982
	28.963.711

20.516.000

8.447.711

2.700.918

2.970.630

2.776.163


Biểu 4: Một số chỉ tiêu về lao động sản xuất

	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2002
	Năm 2003
	Năm 2004

	1) Số lượng lao động

2) Trang in oppset

3) Trang bế hộp

4) Thu nhập bình quân
	Ng​­êi 

Triệu trang

Triệu trang

Nghìn đồng
	122

890.820

165.803

2.068
	116

1.668.770

280.784

2.587
	120

1.925.006

320.718

2.976


2.1.2 Đặc điểm quy trình công nghệ. Tổ chức sản xuất sản phẩm và tổ chức quản lý của Công ty:

2.1.2.1.Đặc điểm quy trình công nghệ

Từ đặc điểm của ngành in nói chung và Công ty cổ phần bao bì và in nông nghiệp nói riêng sản phẩm chính là các mẫu được in. Để sản xuất sản phẩm phải trải qua nhiều khâu liên tiếp và theo một quy trình trật tự nhất định nh​ư sau:

Sơ đồ 3: Quy trình công nghệ sản xuất của Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp.


Giải thích:
- Mẫu cần in: Do khách hàng đ​ưa đến

- Sắp chữ điện tử: Căn cứ vào các yêu cầu mẫu cần in do khách hàng cung cấp, bộ phận kỹ thuật sẽ tiến hành bố trí các trang in, trang ảnh, dòng cột, kiểu chữ, kích thư​ớc, màu sắc, độ đậm nhạt…

- Chụp ảnh tách màu: Đa phần là những bản in nhiều màu sắc khác nhau vì vậy bước đầu tiên của giai đoạn này là chụp ảnh tách màu điện tử có rất nhiều loại màu nhưng cơ bản đ​ưa về 4 phần cơ bản đó làm màu: Đỏ, đen. xanh, vàng mỗi màu được chụp riêng ra 1 bản căn cứ vào số lượng giống nhau trên một trang in đó để phòng kĩ thuật sắp xếp. 

- Chế bản trang in: Căn cứ và các tấm phim chế bản của Phòng kỹ thuật bộ phận chế bản có nhiệm vụ chế bản khuôn in kẽm hoặc nhôm sau đó đem phơi bản và rửa bản để trang in không bị nhoè, bẩn hoặc lỗi 

- In thử: Khi phân xưởng in nhận được chế bản khuôn in của phân xưởng chế bản in chuyển sang, tổ in tiến hành theo chế bản khuôn in đó, cắt xén và chuyển lên phòng kế hoạch mời khách hàng xem sản phẩm, khách hàng chấp nhận mới lập kế hoạch in hàng loạt  theo đơn đặt hàng. 

- Phân loại: 

* Nếu là nhãn mác: Phân ra từng loại và xén theo kích cỡ như​ đã hợp đồng với khách hàng, loại nào riêng loại đó.

* Nếu là hộp: Phân ra từng chủng loại hộp và dập các cạnh hộp theo hợp đồng như​ khách hàng đã yêu cầu.

- KCS: Trư​ớc khi sản phẩm được đóng gói phòng kỹ thuật cử nhân viên có chuyên môn xuống để KCS xem chất lượng sản phẩm nh​ư: Đúng màu sắc với bản mẫu mà khách hàng chấp nhận, kiểu chữ, nội dung, kích th​ước….

- Bao gói sản phẩm: Tổ bao gói có trách nhiệm kiểm đúng số hàng qui định và bao gói đúng qui cách.

- Nhập kho: Thủ kho nhận hàng và có trách nhiệm bảo quản cho đến thời điểm đúng hẹn khách hàng tới nhận.

2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm.

Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông Nghiệp là doanh nghiệp vừa, hạch toán riêng, chuyên in các tài liệu, sách báo, bản đồ và các loại bao bì phục vụ cho ngành Nông Nghiệp. Ngoài ra còn nhận tem nhãn cao cấp trên các khổ giấy. Công ty có các loại máy in chuyên dụng của Đức công nghệ cao qui trình khép kín. Nguyên liệu chính của công ty là giấy gồm các loại: Giấy bãi bằng, giấy Vĩnh Phú, giấy Hàn Quốc, giấy Trung Quốc, giấy Đài Loan, giấy Nhật Bản. …Và mực in chuyên dùng mực Trung Quốc, mực Nhật Bản.

Sản phẩm của Công ty: Là những sản phẩm in mà mẫu mã, quy cách số lượng do khách hàng đặt.

Công ty sản xuất theo đơn đặt hàng chu kỳ sản xuất ngắn, quy mô sản xuất vừa. Xuất phát từ đặc thù trên quy trình sản xuất tổ chức sản xuất của công ty cổ phần bao bì và in nông nghiệp nh​ư sau:

Sơ đồ 4 : Quy trình tổ chức sản xuất sản phẩm.



- Khách hàng: Đ​ưa yêu cầu in như​ mẫu phác hoạ mầu sắc, kích cỡ, số lượng, loại giấy,…

- Phòng kế hoạch: Dựa vào định mức kế hoạch tính toán cho khách hàng biết báo giá 1 đơn vị sản phẩm, khách hàng chấp nhận phòng kế hoạch lập bản hợp đồng kinh tế với khách hàng, hẹn ngày đến duyệt mẫu, nếu khách hàng duyệt mẫu xong phòng kế hoạch lập kế hoạch và chuyển sang phòng kỹ thuật sản xuất.

- Phòng kỹ thuật sản xuất: 

+ Căn cứ vào bản hợp đồng để thiết kế mẫu in như​ kiểu chữ, nội dung, mầu sắc, hình ảnh,v..v…

+ Căn cứ vào khổ giấy tính toán, sắp xếp các mẫu in trên khổ giấy và tiết kiệm khoảng giữa cách các mẫu.

Thiết kế song chuyển sang phân xưởng chế bản in oppset.

- Phân xưởng chế bản in oppset: Căn cứ vào các tấm phim chế bản của phòng kỹ thuật sản xuất bộ phận này có trách nhiệm chế bản khuân in nhôm hoặc kẽm.

- Phân xưởng in: In thử 1 đến 2 trang gửi lên phòng kế hoạch mời khách hàng đến duyệt. Nếu khách hàng chấp nhận mẫu mã, mầu sắc, kiểu giáng. Phòng kế hoạch có kế hoạch cho in đồng loạt theo số lượng hợp đồng. Tại phân xưởng in khuôn in được máy tự động chuyển qua các tổ in và ra thành phẩm.

- Phân xưởng thành phẩm gồm nhiều tổ như​: Tổ phân loại, tổ xén, tổ đóng hộp, tổ bao gói, tổ phục vụ thành phẩm và hoàn thành cho nhập kho.

2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý

Công ty Cổ phần bao bì và in Nông Nghiệp với bộ máy gọn nhẹ theo chế độ 1 thủ tr​ưởng, tổ chức bộ máy quản lý theo mô hình trực tuyến - chức năng.

Sơ đồ 5: Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp.


Giải thích:



    Quan hệ trực tuyến



    Quan hệ chức năng.

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị (giám đốc): Là người đứng đầu công ty quản lý điều hành công ty và chịu trách nhiệm với các cơ quan quản lý và Nhà Nước với các cổ đông, khách hàng về toàn bộ các hoạt động của công ty, có quyền quyết định các phương án sản xuất kinh doanh, phương án đầu t​ phát triển năng lực sản xuất là chủ tài khoản và có con dấu riêng

- Phó giám đốc phụ trách giúp việc cho giám đốc cùng quán xuyến các mặt trong công ty nh​ư sản xuất – kinh doanh, tổ chức, tài chính.

- Phòng cơ điện: Phụ trách toàn bộ hệ thống điện, nước và các loại máy nâng,  máy cẩu của công ty.

- Phòng kỹ thuật: Tạo khuôn mẫu, giám sát kỹ thuật bộ phận trực tiếp sản xuất….

- Phòng sản xuất kinh doanh: Có trách nhiệm tiếp đón khách hàng, lập dự toán của đơn đặt hàng và báo giá, ký hợp đồng với khách hàng. Lập nhu cầu dự trữ vật tư​ và nhập vật tư​ theo nhu cầu dự trữ để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

- Phòng kế toán – tài vụ: Chịu sự quản lý trực tiếp của giám đốc, hạch toán đúng chế độ kế toán, giúp giám đốc thực hiện chức năng cung cấp thông tin và là công cụ đắc lực cho quản lý, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

- Phòng tổ chức – hành chính: Giúp giám đốc ban hành các nội quy, quy định trong công ty, theo dõi số lượng cán bộ công nhân viên và điều chuyển cán bộ công nhân viên từ bộ phận này sang bộ phận khác (nếu cần thiết) xắp xếp lại tổ chức trong nội bộ công ty, tuyển dụng lao động, thường xuyên nắm chủ trư​ơng, đư​ờng lối, chế độ, chính sách của Đảng, của nhà nước áp dụng trong công ty…

Phân xưởng in, phân xưởng phân loại sản phẩm, phân xưởng cơ điện, 3 phân xưởng này là cốt lõi của Công ty có mối quan hệ chặt chẽ, nhịp nhàng để hoàn thành kế hoạch đã đặt ra của Công ty. Với bộ máy tổ chức quản lý hợp lý và gọn nhẹ với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng chặt chẽ là một trong những thế mạnh dẫn đến thành công của Công ty.

2.2.Tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp

2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 

- Bộ máy kế toán được tổ chức theo mô hình tập trung, một cấp: Toàn bộ công tác kế toán tài chính trong công ty đều được thực hiện tại phòng kế toán nh​ư: Tập hợp chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết, sổ tổng hợp, sổ cái, báo cáo kế toán, lư​u trữ…

- Phòng kế toán – tài chính của công ty có 5 nhân viên trong đó kế toán trư​ởng (kiêm kế toán tổng hợp).
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- Chức năng và nhiệm vụ từng nhân viên hạch toán các phần hành kế toán: Công ty cổ phần bao bì và in Nông Nghiệp là một doanh nghiệp vừa, mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung. Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý của công ty là tinh giảm, gọn nhẹ nên hầu hết các nhân viên kế toán đều kiêm nhiệm một số phần hành kế toán khác nhau. Cụ thể bộ máy kế toán của Công ty có các chức năng và nhiệm vụ sau:


+ Kế toán tr​ưởng: Trực tiếp phụ trách phòng kế toán, chịu trách nhiệm tr​ước hội đồng quản trị về mọi hoạt động tài chính của Công ty, chịu trách nhiệm về chế độ, nguyên tắc tài chính đối với các cơ quan cấp trên, với thanh tra kiểm toán nhà nước, tham gia các cuộc họp có liên quan, ký hợp đồng kinh tế cùng Chủ tịch hội đồng quản trị, thường xuyên xây dựng kế hoạch tài chính, đôn đốc, quán xuyến các mặt tài chính trong và ngoài có liên quan đến công ty, hàng tháng, trích khấu hao TSCĐ, thường xuyên theo dõi TSCĐ tăng và giảm, đồng thời kiêm kế toán tổng hợp lập các báo cáo tài chính, quý và năm.

+ Kế toán thanh toán và tiêu thụ: Thường xuyên theo dõi phát sinh tiền mặt, tiền gửi ngân hàng nh​: Thu, chi, thanh toán tạm ứng, các khoản phải trả, viết hoá đơn bán hàng và theo dõi các khoản phải thu của khách hàng vào sổ chi tiết lên bảng tổng hợp. Hạch toán doanh thu và thuế GTGT đầu ra.

+ Kế toán vật liệu – CCDC và kiêm kế toán vốn quỹ: Theo dõi tình hình, nhập, xuất vật tư​ tình hình tăng, giảm và sử dung vốn – quỹ của công ty. Theo dõi thuế GTGT đầu vào, định kỳ vào chi tiết vật tư​ và cuối kỳ đối chiếu với thủ kho. Mở sổ chi tiết theo dõi các nguồn vốn để quản lý nguồn vốn tăng, giảm thường xuyên.

+ Kế toán tài sản cố định và kiêm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: hàng tháng theo dõi tài sản cố định tăng, giảm và tính khấu hao. Cuối tháng tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung lập bảng phân bổ chi phí sản xuất chung và bảng tính giá thành.

+ Thủ quỹ: Hàng ngày căn cứ các nghiệp vụ phát sinh như​ phiếu thu, phiếu chi vào sổ quỹ. Rút số d​ cuối ngày báo cáo kế toán trư​ởng, chủ tịch hội đồng quản trị và đối chiếu với kế toán thanh toán. Chịu trách nhiệm bảo quản và quản lý toàn bộ lượng tiền mặt nh​: Không bị mối sông, không có tiền giả, không để cháy nổ, không để két thừa hoặc thiếu tiền.

2.2.2 Tổ chức vận dụng chế độ tài khoản, chứng từ sổ sách kế toán và hình thức sổ kế toán.

2.2.2.1. Chế độ tài khoản.

Công ty vận dụng chế độ kế toán hiện hành được ban hành theo Quyết định số 1141TC/ QĐ/ CĐKT từ ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính.

2.2.2.2. Tổ chức chứng từ sổ sách kế toán.

- Chứng từ – ghi sổ: Đ​ược lập trên cơ sở chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ ghi sổ được lập hàng ngày hay định kỳ (5 – 10 ngày)

Chứng từ – ghi sổ được lập tại mỗi bộ phận kế toán phần hành. Số lượng chứng từ ghi sổ phải lập tuỳ thuộc vào cách quản lý, kế toán mọi đối tượng.

Biểu 5:

 Chứng từ ghi sổ
Số… 

Ngày   tháng   năm

	Diễn giải
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ
	Có
	
	

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 

	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


Kèm theo chứng từ gốc



Ngày   tháng   năm


   Kế toán lập




   Kế toán tr​ởng


 (Ký, họ và tên)




  (Ký, họ và tên)

- Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: Là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo nghiệp vụ thời gian. Sổ này vừa dùng để đăng ký các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chứng từ ghi sổ, kiểm tra đối chiếu số liệu với bảng cân đối số phát sinh.

Biểu 6: 

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

Năm…….

	Chứng từ ghi sổ
	Số tiền
	Chứng từ ghi sổ
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	

	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	

	Cộng tháng
	
	
	- Cộng tháng

- Luỹ kế từ đầu tháng
	

	
	
	Ngày … tháng … năm …

	Người ghi sổ

(Ký tên, đóng dấu)
	Kế toán tr​ưởng

(Ký tên, đóng dấu)
	Thủ trư​ởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Giải thích: 
Cột 1 ghi số hiệu CTGS



    
Cột 2 ghi ngày tháng cấp chứng từ ghi sổ



    
Cột 3 ghi số tiền tổng cộng của mỗi chứng từ ghi sổ

- Sổ cái: Là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán đã được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng tại doanh nghiệp.

Số hiệu trên sổ cái được dùng để đối chiếu với sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, đối chiếu với bộ phận kế toán chi tiết và là căn cứ để lập báo cáo kế toán. Sổ cái do kế toán tổng hợp ghi trên các chứng từ ghi sổ đó được ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. 

Biểu 7:



Sổ cái

Năm………….

Tên tài khoản……… Số hiệu………

	Nhật ký ghi sổ
	Chứng từ ghi sổ
	Diễn giải
	Số hiệu TK đối ứng
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	Nợ
	Có
	

	………….

………….

Cộng


	……….

……….
	………...

………...
	Số d​ư đầu kỳ

…………….

Cộng số phát sinh trong kỳ

Số dư​ cuối kỳ
	………

………
	……...

………..
	…….

…….
	……



	



	
	Ngày … tháng … năm …

	Người ghi sổ

(Ký tên, đóng dấu)
	Kế toán tr​ưởng

(Ký tên, đóng dấu)
	Thủ trư​ởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Các sổ kế toán chi tiết, tổng hợp.

Sổ quỹ, sổ chi tiết vật tư​, công nợ, tạm ứng.v.v…

2.2.2.3. Hình thức sổ kế toán: 

Công ty Cổ phần bao bì và in Nông Nghiệp sử dụng hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ và trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ nh​ư sau:
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Ghi chú: 





Ghi theo ngày (hoặc định kỳ)





Ghi định kỳ, cuối tháng





Quan hệ đối chiếu

2.3. Đặc điểm công tác hạch toán kế toán tại công ty.

Doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Phương thức tập hợp chi phí là: Từng đơn đặt hàng

- Đối tượng tính giá thành là: Sản phẩm cuối cùng theo đơn đặt hàng

- Kỳ tính giá: Định kỳ hàng tháng.

- Phương pháp tính giá thành sản phẩm là: Phương pháp trực tiếp (giản đơn).    

- Phương pháp tính chi phí sản xuất chung: Phân bổ cho các đơn đặt hàng đã hoàn thành theo tiêu thức thích hợp.

- Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang: Đơn đặt hàng ch​ưa hoàn thành thì chưa tính giá, toàn bộ chi phí tổng hợp trở thành chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ.

- Giá thực tế vật liệu, CCDC nhập kho.

	Giá thực tế vật liệu CCDC mua ngoài
	=
	Giá mua
	+
	Chi phí thu mua
	+
	Thuế nhập khẩu (nếu có)


- Giá thực tế vật liệu, CCDC xuất kho: áp dụng phương pháp giá thành bình quân cả kỳ dự trữ (bình quân gia quyền).

- Phương pháp kiểm tra đối chiếu của kế toán với thủ kho và phương pháp thẻ song song.

- Phương pháp phân bổ, CCDC Công ty dùng cả ba phương pháp tuỳ theo giá trị và thời gian sử dụng cho sản xuất của CCDC xuất dùng mà kế toán xác định số lần phân bổ chi phí sản xuất kinh doanh




* Phân bổ 1lần




* Phân bổ 2lần 




* Phân bổ nhiều lần 

2.4. phương pháp kế toán và một số phần hành kế toán cơ bản Công ty áp dụng

2.4.1. Phương pháp kế toán Công ty áp dụng:

Hiện tại Công ty đang dùng hình thức sổ kế toán là hình thức sổ “Chứng từ – ghi sổ” hình thức sổ này rất thuận lợi trong việc áp dụng các phần mềm kế toán máy. Công ty đã trang bị hệ thống máy vi tính cho từng nhân viên phòng kế toán nhưng việc áp dụng ở mức độ thấp chỉ dừng lại ở việc phòng kế toán tự lập một số mẫu sổ sách và thực hiện các bảng tính trên Excel, mà chư​a sử dụng một chương trình phần mềm  kế toán cụ thể nào nên hiệu quả của việc hạch toán kế toán và cập nhật sổ sách ch​ưa cao, công việc của phòng kế toán vẫn ùn tắc, số liệu cung cấp giúp ban Chủ tịch hội đồng quản trị còn chậm đôi khi còn ch​ưa chính xác vì số liệu phải nhập nhiều lần sẽ nhầm lẫn, sai sót khó phát hiện.

2.4.2. Một số phần hành kế toán cơ bản Công ty  áp dụng.

- Hạch toán TSCĐ

- Hạch toán NVL, CCDC và thanh toán với người bán

- Hạch toán lao động, tiền l​ương và các khoản trích theo l​ương

- Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

- Hạch toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá và thanh toán với người mua

- Hạch toán xác định kết quả và phân phối lợi nhuận

- Hạch toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các loại tiền vay

- Hạch toán thanh toán và trích lập dự phòng

- Hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu và vốn quỹ chuyên dùng

- Báo cáo tài chính.

2.5. Hệ thống chứng từ, sổ sách và hình thức tổ chức sổ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp 

Hạch toán chi phí sản xuất công ty sử dụng các chứng từ kế toán gồm:

· Chứng từ phản ánh chi phí vật tư như:

· Bảng phân bổ chi phí nguyên vật liệu chính, công cụ dụng cụ 

· Bảng phân bổ chi phí nguyên vật liệu phụ

· Chứng từ phản ánh về lao động sống: Bảng phân bổ tiền lương và BHXH, BHYT, KPCĐ

· Chứng từ phản ánh chi phí khấu hao tài sản cố định: Bảng tính và phân bổ khấu hao.

· Chứng từ phản ánh chi phí dịch vụ mua ngoài như:

· Hoá đơn mua ngoài 

· Các chứng từ chi tiền như: Phiếu chi, giấy báo nợ, chứng từ phản ánh chi bằng tiền tạm ứng.

· Chứng từ phản ánh các khoản thuế, phí, lệ phí doanh nghiệp đã nộp, phải nộp được (tính vào chi phí kinh doanh) như :

· Hoá đơn thu phí, lệ phí 

· Hoá đơn giá trị gia tăng

Các chứng từ phản ánh chi phí khác bằng tiền mặt 

· Phiếu chi 

· Giấy thanh toán tạm ứng 

Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp áp dụng  phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo nguyên tắc kê khai thường xuyên vào hạch toán chi phí sản xuất nên công ty sử dụng gồm: TK 621, 622, 627, 154. Các tài khoản này được chi tiết cho từng đối tượng hạch toán chi phí (cho từng đơn hàng) và các tài khoản khác có liên quan đến quá trình sản xuất.

- Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gồm: Hệ thống sổ chi tiết, hệ thống sổ tổng hợp.

· Sổ chi tiết TK 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

· Sổ chi tiết TK 622 - Chi phí nhân  công trực tiếp 

· Sổ chi tiết  TK 627 - Chi phí sản xuất chung 

· Sổ chi tiết TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

· Bảng tính giá thành 

Các sổ chi tiết của công ty được mở chi tiết theo từng đối tượng hạch toấn chi phí và tính giá thành sản phẩm là các đơn đặt hàng cụ thể.

- Hệ thống sổ tổng hợp của công ty gồm: Chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký CTGS, sổ cái các TK 621, 622, 627,154, báo cáo giá thành.

Sơ đồ 8:   Trình tự chuyển sổ được sử dụng để hạch toán 

     chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty


2.6.Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bao bì và in nông nhiệp

2.6.1. Hạch toán chi phí sản xuất 

2.6.1.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán 

Chi phí sản xuất là gắn liền với việc sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn trong quá trình sản xuất. Quản lý chi phí sản xuất thực chất là việc quản lý sử dụng tài sản sao cho tiết kiệm và hợp lý, có hiệu quả trong quá trình sản xuất.

Qui trình công nghệ của công ty là phức tạp bao gồm nhiều bước nối tiếp nhau theo một trình tự nhất định. Sản phẩm của công ty rất đa rạng chủ yếu dựa vào các hợp đồng in ấn được ký kết với khách hàng. Chu kỳ sản xuất ngắn, xen kẽ, trong cùng một kỳ hạch toán công ty có thể sản xuất được nhiều loại sản phẩm    đơn đặt hàng khác nhau.

Từ đặc điểm đó nên đối tượng hạch toán chi phí được xác định là đơn đặt hàng. Các chi phí liên quan trực tiếp tới từng đơn đặt hàng như: CPNVLTT, CPNCTT, khi phát sinh được kế toán công ty tập hợp theo từng đơn đặt hàng riêng. Các chi phí phát sinh chung cho toàn phân xưởng sản xuất như: Chi phí khấu hao máy móc, thiết bị, chi phí nhân viên phân xưởng, ... thì tập hợp chung cho toàn công ty rồi phân bổ theo tiêu thức thích hợp vào cuối kỳ.

Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng, công ty áp dụng phương pháp hạch toán chi phí theo công việc. Kỳ tập hợp chi phí ở các phân xưởng sản xuất được xác định là hàng tháng.

2.6.1.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

- Đặc điểm CPNVLTT: Nguyên vật liệu hình thành nên CPNVLTT bao gồm nhiều loại khác nhau. Căn cứ vào tác dụng và vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất, vật liệu trong công ty được chia thành vật liệu chính và vật liệu phụ.

Nguyên vật liệu chính: Là những vật liệu trực tiếp cấu thành nên hình thái vật chất chủ yếu của sản phẩm. Chi phí nguyên vật liệu chính của công ty chiếm từ 70-75% trong tổng chi phí nguyên vật liệu, nguyên vật liệu chính gồm giấy và mực in.

Vật liệu phụ: Được sử dụng kết hợp với nguyên vật liệu chính nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm đó: Là dầu pha mực, cồn, dầu bóng, hoá chất các loại,....Các chi phí này không phân bổ trực tiếp cho từng đơn đặt hàng mà phải tiến hành phân bổ gián tiếp thông qua tiêu thức phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu chính.

- Tài khoản sử dụng : Kế toán công ty sử dụng TK 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, để tập hợp CPNVLTT, tài khoản này được chi tiết cho từng đơn đặt hàng, từng sản phẩm trong đơn.
- Trình tự hạch toán: Căn cứ vào kế hoạch sản xuất và đơn đặt hàng đã  được giám đốc phê duyệt, phòng kế hoạch sẽ phát lệnh sản xuất dưới hình thức phiếu sản xuất cho từng phân xưởng sản xuất trong đó qui định rõ như : Số lượng, định mức, qui cách, chất lượng, chủng loại vật tư, thông số kỹ thuật, thuê ngoài gia công chế biến ,nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, thời gian hoàn thành.v. v ...

Phiếu sản xuất này được cán bộ phân xưởng làm thủ tục lĩnh vật tư để phục vụ sản xuất. Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp một kỳ tính giá có nhiều sản phẩm hoàn thành vì điều kiện không cho phép nên báo cáo chuyên đề tốt nghiệp này em xin phép được đề cập đến năm đơn đặt hàng 01, 07, 09, 12, 17 như  sau:

Biểu 8

Đơn vị:                    Phiếu xuất kho  Số: 02         Mẫu số: 02-VT

Địa chỉ :                      Ngày 5 tháng 1 năm 2005

                                                                 NỢ: TK 621

                                                                  CÓ: TK 152

     - Họ và tên người nhận hàng : Vũ Huy Hoàng       Bộ phận: PX 1

· Lý do xuất kho: Xuất NVL để sx 50.000 SP vỏ hộp bao thuốc lá vinataba

· Theo đơn đặt hàng số 01 (ĐH 01)

· Xuất tại kho: Liên

                                                                           Đơn vị tính: đồng VN

	STT
	Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư

( Sản phẩm hàng hoá)
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Yêu cầu
	Thực xuất
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	1
	Mực đỏ sen Eco
	M1
	Kg
	30
	30
	
	

	2
	Mực đen Eco
	M1
	Kg
	30
	30
	
	

	3
	Giấy Duplex 250g/m2

83 x 90
	G1
	Tờ
	26.615
	26.615
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	


Cộng thành tiền (bằng chữ)................................................................................

                                                                Xuất, ngày 5 tháng 1 năm 2005

Thủ trưởng          Kế toán trưởng          P.T cung tiêu         Người nhận         Thủ kho
Tương tự các đơn đặt hàng 07, 09,12, 14 được viết phiếu xuất kho như đơn đặt hàng 01.

Căn cứ vào các phiếu nhập, xuất kho kế toán vào sổ chi tiết vật tư. 

Định kỳ, thủ kho vào thẻ kho rồi chuyển các phiếu nhập, xuất vật tư  về phòng tài vụ, kế toán vật tư tiếp nhận các phiếu nhập, xuất và tiến hành đối chiếu số thực nhập, thực xuất của các loại vật tư. Cuối tháng kế toán vật tư khoá sổ và đối chiếu số liệu, ký nhận số dư với thủ kho, lập bảng tổng hợp vật tư. Với nguyên vật liệu xuất kho, kế toán công ty sử dụng giá thực tế theo phương pháp bình quân gia quyền để tính giá xuất. Cụ thể cách tính như sau:

	Đơn giá thực

tế bình quân


	=
	Giá thực tế vật liệu tồn 

đầu kỳ
	+
	Giá thực tế vật liệu nhập trong kỳ

	
	
	Số lượng thực tế vật liệu tồn đầu kỳ
	+
	Số lượng vật liệu nhập trong kỳ


Trong đó:

	Giá thực tế

vật liệu xuất kho
	=
	Số lượng vật liệu xuất kho
	*
	Đơn giá thực tế bình quân


Các phiếu xuất kho của các đơn đặt hàng 01, 07, 09, 12, 14 được tính giá thực tế xuất kho như  sau:

Đơn vị:                    Phiếu xuất kho  Số: 02         Mẫu số: 02-VT

Địa chỉ :                      Ngày 5 tháng 1 năm 2005

                                                                 NỢ: TK 621

                                                                  CÓ: TK 152

       - Họ và tên người nhận hàng : Vũ Huy Hoàng       Bộ phận: PX 1

· Lý do xuất kho: Xuất NVL để sx 50.000 SP vỏ Hộp bao thuốc lá vinataba

· Theo đơn đặt hàng số 01 (ĐH 01)

· Xuất tại kho: Liên

                                                                           Đơn vị tính: đồng VN

	STT
	Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư

( Sản phẩm hàng hoá)
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Yêu cầu
	Thực xuất
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	1
	Mực đỏ sen Eco
	M1
	Kg
	30
	30
	83.770
	2.513.100

	2 
	Mực đen Eco
	M1
	Kg
	30
	30
	79.650
	2.389.500

	3
	Giấy Duplex 250g/m2

83 x 90
	G1
	Tờ
	26.615
	26.615
	1.562
	41.572.630

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	46.475.230


Cộng thành tiền (bằng chữ) : Bốn mươi sáu triệu bốn trăm bảy lăm nghìn hai trăm ba mươi đồng chẵn.

                                                              Xuất, ngày 5 tháng 1 năm 2005

Thủ trưởng          Kế toán trưởng        P.T cung tiêu          Người nhận        Thủ kho

Đơn vị:                    Phiếu xuất kho  Số: 09         Mẫu số: 02-VT

Địa chỉ :                      Ngày 8 tháng 1 năm 2005

                                                                 NỢ: TK 621

                                                                  CÓ: TK 152

     - Họ và tên người nhận hàng : Nguyễn Văn Giang                Bộ phận: PX 2

· Lý do xuất kho: Xuất NVL để sx 30.000 sản phẩm nhãn Lục vị ẩm

· Theo đơn đặt hàng số 07 (ĐH 07)

· Xuất tại kho: Liên

                                                                                          Đơn vị tính: đồng VN

	STT
	Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư

( Sản phẩm hàng hoá)
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Yêu cầu
	Thực xuất
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	1
	Giấy Cut xê 80g/m2 65 x 88,5
	
	Tờ
	2.150
	2.150
	1.900


	4.085.000



	2 
	Mực vàng PRo
	
	kg
	5
	5
	99.000
	495.000

	3
	Mực đen Mỹ
	
	kg
	5
	5
	85.400
	427.000

	4
	Mực đỏ cờ Nhật
	
	kg
	5
	5
	99.000
	495.500

	5
	Mực xanh lá cây TQ
	
	kg
	3
	3
	105.000
	315.000

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	5.817.000


Cộng thành tiền (bằng chữ): Năm triệu tám trăm mười nghìn đồng chẵn                                                 Xuất , ngày 8 tháng 1 năm 2005

Thủ trưởng          Kế toán trưởng          P.T cung tiêu          Người nhận         Thủ kho

Đơn vị:                    Phiếu xuất kho  Số: 11         Mẫu số: 02-VT

Địa chỉ :                      Ngày 9 tháng 1 năm 2005

                                                                 NỢ: TK 621

                                                                  CÓ: TK 152

     - Họ và tên người nhận hàng : Nguyễn Văn Giang        Bộ phận: PX 2

· Lý do xuất kho: Xuất NVL để sx 10.000 sản phẩm mác quần Tây

·  Theo đơn đặt hàng số 09 (ĐH 09)

· Xuất tại kho: Liên

                                                                           Đơn vị tính: đồng VN

	STT
	Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư

( Sản phẩm hàng hoá)
	Mã số
	  Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Yêu cầu
	Thực xuất
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	1
	GiÊy §up Lex 250g/m2 70,5 x 99
	
	Tê
	175
	175
	2.900
	507.500

	2 
	Mực đen TQ
	
	kg
	1,7
	1,7
	79.550
	135.235

	3
	Mực nhũ vàng
	
	kg
	0,6
	0,6
	203.000
	121.800

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	764.535


Cộng thành tiền (bằng chữ): Bảy trăm sáu tư nghìn năm trăm ba lăm đồng chẵn.                                                                

                                                                           Xuất, ngày 9 tháng 1 năm 2005

Thủ trưởng      Kế toán trưởng     P.T cung tiêu     Người nhận    Thủ kho

Đơn vị:                    Phiếu xuất kho  Số: 15     Mẫu số: 02-VT

Địa chỉ :                      Ngày 11 tháng  1 năm 2005

                                                                 NỢ: TK 621

                                                                  CÓ: TK 152

     - Họ và tên người nhận hàng : Vũ Huy Hoàng       Bộ phận: PX 1

· Lý do xuất kho: Xuất NVL để sx 405.000 Sản phẩm Vỏ bao thuốc lá vinataba

·  Theo đơn đặt hàng số12 (ĐH 12)

· Xuất tại kho: Liên

                                                                           Đơn vị tính: đồng VN

	STT
	Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư

( Sản phẩm hàng hoá)
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Yêu cầu
	Thực xuất
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	1
	Mực đỏ sen Eco
	M1
	Kg
	36
	36
	83.770
	3.015.720

	2 
	Mực đen Eco
	M1
	Kg
	36
	36
	79.650
	2.867.400

	3
	Giấy Duplex 250g/m2

83 x 90
	G1
	Tờ
	117.700
	117.700
	1.920
	183.847.400

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	189.730.520


Cộng thành tiền (bằng chữ): Một trăm tám chín triệu bảy trăm ba mươi nghìn năm trăm hai mươi đồng chẵn.

Xuất, ngày11 tháng 1 năm 2005

Thủ trưởng          Kế toán trưởng        P.T cung tiêu         Người nhận         Thủ kho

Đơn vị:                    Phiếu xuất kho  Số: 20         Mẫu số: 02-VT

Địa chỉ :                      Ngày 18 tháng 1 năm 2005

                                                                 NỢ: TK 621

                                                                  CÓ: TK 152

     - Họ và tên người nhận hàng : Nguyễn Văn Giang       Bộ phận: PX 2

· Lý do xuất kho: Xuất NVL để sx 35.000 sản phẩm Vỏ hộp kem nghệ Thái Dương

·  Theo đơn đặt hàng số14 (ĐH 14)

· Xuất tại kho: Liên

                                                                           Đơn vị tính: đồng VN

	STT
	Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư

( Sản phẩm hàng hoá)
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Yêu cầu
	Thực xuất
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	1
	Giấy IVORY 230g/m2 79 x109
	
	Tờ
	1.180
	1.180
	2.015
	2.377.700

	2
	Mực vàng PRo
	
	kg
	4,2
	4,2
	99.000
	415.800

	3
	Mực đỏ cờ Nhật
	
	kg
	3,2
	3,2
	99.000
	316.800

	4
	Mực bóng gốc nước
	
	kg
	5,8
	5,8
	118.000
	684.400

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	3.794.700


Cộng thành tiền (bằng chữ): Ba triệu bảy trăm chín tư nghìn bảy trăm đồng chẵn.                             

Xuất, ngày 18 tháng 1 năm 2005

Thủ trưởng      Kế toán trưởng     P.T cung tiêu     Người nhận    Thủ kho

Đơn vị:                    Phiếu xuất kho  Số: 01         Mẫu số: 02-VT

Địa chỉ :                      Ngày 5 tháng 1 năm 2005

                                                                 NỢ: TK 627

                                                                  CÓ: TK 153

· Họ và tên người nhận hàng : Vũ Huy Hoàng            Bộ phận: PX 1

· Lý do xuất kho: Xuất NVL phụ để sx sản phẩm cho các đơn đặt hàng (ĐH 01, 12)

· Xuất tại kho: Liên

                                                                           Đơn vị tính: đồng VN

	STT
	Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư

( Sản phẩm hàng hoá)
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Yêu cầu
	Thực xuất
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	1
	Cồn 90
	
	lít
	8,5
	8,5
	12.000
	102.000

	2
	Túi li lông
	
	kg
	35
	35
	7.500
	262.500

	3
	Mỡ máy
	
	kg
	5
	5
	9.500
	      47.000

	4
	Đai nhựa
	
	kg
	80
	80
	25.000
	2.000.000

	5
	Thùng cát tông
	
	Cái
	 5.000
	 5.000
	2.500
	12.500.000

	6
	Băng dính dán thùng
	
	Cuội 
	50
	50
	5.500
	275.000

	7
	 Xà phòng ¤ MÔ
	
	kg
	1,5
	1,5
	21.000
	31.500

	8
	 Rẻ lau máy
	
	kg
	5
	5
	10.000
	50.000

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	15.268.000


Cộng thành tiền (bằng chữ): Mười lăn triệu hai trăm sáu tám nghìn đồng chẵn                           

Xuất, ngày 5 tháng 1 năm 2005
Thủ trưởng      Kế toán trưởng     P.T cung tiêu     Người nhận    Thủ kho

Đơn vị:                    Phiếu xuất kho  Số: 02         Mẫu số: 02-VT

Địa chỉ :                      Ngày 8 tháng 1 năm 2005

                                                                 NỢ: TK 627

                                                                  CÓ: TK 153

· Họ và tên người nhận hàng : Nguyễn Văn Giang            Bộ phận: PX 2

· Lý do xuất kho: Xuất NVL phụ để sx sản phẩm cho các đơn đặt hàng (ĐH 07, 09, 14) 

· Xuất tại kho: Liên

                                                                           Đơn vị tính: đồng VN

	STT
	Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư

( Sản phẩm hàng hoá)
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Yêu cầu
	Thực xuất
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	1
	Cồn 90
	
	lít
	2,5
	2,5
	12.000
	30.000

	2
	Túi li lông
	
	kg
	3,5
	3,5
	8.000
	28.000

	3
	Mỡ máy
	
	kg
	2
	2
	9.500
	19.000

	4
	Đai nhựa
	
	kg
	2
	2
	25.000
	50.000

	5
	Thùng cát tông
	
	Cái
	102
	102
	2.500
	255.000

	6
	Băng dính 
	
	Cuội 
	1
	1
	5.500
	5.500

	7
	Xà phòng ¤ MÔ
	
	kg
	0,5
	0,5
	21.000
	10.500

	8
	 Rẻ lau máy
	
	kg
	2
	2
	10.000
	20.000

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	418.000


Cộng thành tiền (bằng chữ): Bốn trăm mười tám nghìn đồng chẵn.
                                                                Xuất, ngày 8 tháng 1 năm 2005

Thủ trưởng          Kế toán trưởng          P.T cung tiêu         Người nhận         Thủ kho

Cuối tháng căn cứ vào sổ chi tiết vật tư  mở cho từng loại vật liệu, bảng tổng hợp chứng từ gốc do kế toán vật tư lập. Kế toán chi phí sản xuất tiến hành lập bảng chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ.

Biểu số 10 : Bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ

Tháng 1 năm 2005

                                                                                  Đơn vị tính: đồng VN

	STT
	         
Ghi Có TK

Ghi Nơ TK
	TK 152
	TK 153

	
	
	TK1521

(Giấy)
	TK 1522 (Mực)
	Tổng NVL chính
	

	1
	TK 621
	
	
	
	

	
	§§H 01
	41.572.630
	4.902.600
	46.475.230
	

	
	§§H 07
	4.085.000
	1.732.000
	5.817.000
	

	
	§§H 09
	507.500
	257.035
	764.535
	

	
	§§H 12
	183.847.400
	5.883.120
	189.730.520
	

	
	§§H 14
	2.377.700
	1.417.000
	3.794.700
	

	2
	TK 621
	
	
	
	

	
	§§H (01,12)
	
	
	
	15.268.000

	
	§§H (07, 09, 14)
	
	
	
	418.000

	
	Tổng cộng 
	232.390.230
	14.191.755
	246.581.985
	15.686.000


Căn cứ bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu chính kế toán chi phí sản xuất hạch toán như sau:

1) Nợ TK 621( ĐH 01)     46.475.230

  
CÓ TK 1521:                  41.572.630

  
CÓ TK 1522:                    4.902.600

2) Nợ TK 621 ( ĐH 07):     5.817.000

  
CÓ TK 1521:                      4.085.000

  
CÓ TK 1522:                       1.732.000

3) Nợ TK 621 (ĐH 09):          764.535

  
CÓ TK 1521:                        507.500

  
CÓ TK 1522:                        257.035

4) Nợ TK 621 (ĐH 12):        189.730.520 

  
CÓ TK 1521:                          183.847.400

  
CÓ TK 1522:                            5.883.120

5) Nợ TK 621 (ĐH 14):   3.794.700 

  
CÓ TK 1521:                2.377.700

  
CÓ TK 1522:                1.417.000

Vật liệu phụ chiếm tỷ trọng nhỏ 10 đến 15% chi phí vật liệu chính nên kế toán vật tư không xác định được mức chi phí cho từng đối tượng riêng biệt khi phát sinh chi phí . Các chi phí này khi phát sinh được ghi chép trên chứng từ ban đầu và tập hợp vào tài khoản chung sau đó phân bổ cho từng đối tượng chịu chi phí theo các tiêu chuẩn phân bổ thích hợp.



                    Chi phí cần phân bổ

Hệ số phân bổ
 = 


 Tổng tiêu chuẩn phân bổ của các đối tượng
Theo số liệu trên thì hệ số phân bổ của nguyên vật liệu phụ là :

Hệ số phân bổ 
15.268.000

(§H 01, 12)
=

=  0,06463


236.205.750

Hệ số phân bổ 
   418.000

(§H 07, 09, 14)
=
=   0,04028


10.376.235

Biểu số 11: Bảng phân bổ chi phí nguyên vật liệu phụ
	Đối tượng được phân bổ
	Giá trị phân bổ

	§H 01
	3.003.694

	§H 07
	234.309

	§H 09
	30.795

	§H 12
	12.264.352

	§H 14
	152.850

	           Tổng
	15.686.000


Phân bổ chi phí nguyên vật liệu phụ vào từng đối tượng

6) Nợ TK 621 (ĐH 01):     3.003.694

       CÓ TK 153:                     3.003.694

7) Nợ TK 621 (ĐH 07):       234.309

        CÓ TK 153:                      234.309

8) Nợ TK 621 ( ĐH 09):      30.795

        CÓ TK 153:                       30.795
9) Nợ TK 621 (ĐH 12):        12.264.352

         CÓ TK 153:                    12.264.352

10) Nợ TK 621 (ĐH 14):              152.850

         CÓ TK 153:                          152.850

Biểu số 12: Bảng kê chi phí NVL chính & phân bổ  NVL phụ

Tháng1 năm 2005

                                                                                  Đơn vị tính: đồng VN

	STT
	       
Ghi Có TK

Ghi Nợ TK 621
	TK 152
	TK153
	Tổng cộng

	
	
	TK1521

(Giấy)
	TK 1522 (Mực)
	
	

	1
	§H 01
	41.572.630
	4.902.600
	3.003.694
	49.478.924

	2
	§H 07
	4.085.000
	1.732.000
	234.309
	6.051.309

	3
	§H 09
	507.500
	257.035
	30.795
	795.330

	4
	§H 12
	183.847.400
	5.883.120
	12.264.352
	201.994.872

	5
	§H 14
	2.377.700
	1.417.000
	152.850
	3.947.550

	
	Cộng 
	232.390.230
	14.191.755
	15.686.000
	262.267.985


                                                                          Ngày31 tháng 1 năm 2005

             Người lập biểu                
            Kế toán trưởng

Các khoản chi phí khác phát sinh có liên quan đến khoản mục CPNVLTT như: Chi phí gia công láng bóng sản phẩm, chi phí chế bản điện tử. Kế toán chi phí sản xuất căn cứ vào chứng từ gốc 

                               Hoá đơn                 Mẵu số: 01 - GTKT - 3 LL

                                               (GTGT)                        AC/2004B

                                Liên 2: Giao cho khách hàng      Số : 0015523

                                    Ngày16 tháng 1 năm 2005 

Đơn vị bán hàng: Công ty CP cơ khí & xây dựng số 7 

Địa chỉ: km 14,, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Số tài khoản: 200- 0102603742

Điện thoại:    8694926           MS: 01- 0010700185

Họ tên người mua hàng: Vũ Ngọc Hướng 
Tên đơn vị : Công ty CP bao bì & in nông nghiệp

Địa chỉ: 72 Đường Trường Trinh

Số tài khoản: 180-523007456          MS: 01- 01601832

Hình thức thanh toán:    Tiền mặt

	STT
	Tên hàng hoá dịch vụ
	§VT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1 
	Chế bản điện tử cho hộp bao thuốc lá vinataba ĐH 01
	Bản 
	1
	7.350.000
	2.350.000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cộng tiền hàng 
	2.350.000

	Thuế xuất GTGT: 10% tiền thuế GTGT: 
	235.000

	Tổng cộng tiền thanh toán 
	2.585.000

	Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu năm trăm tám lăm nghìn đồng chẵn. 


Người mua hàng 
Người bán hàng                     Thủ trưởng đơn vị

                               Hoá đơn                 Mẵu số: 01 - GTKT - 3 LL

                                               (GTGT)                        AC/2004B

                                Liên 2: Giao cho khách hàng      Số : 7892146

                                    Ngày 18 tháng 1 năm 2005

Đơn vị bán hàng: Công ty đánh bóng công nghiệp
Địa chỉ: 51 hàng Bạc

Số tài khoản: 260374201

Điện thoại:    94926432        MS: 01- 210700185

Họ tên người mua hàng: Vũ Ngọc Phấn 
Tên đơn vị : Công ty CP bao bì & in nông nghiệp

Địa chỉ: 72 Đường Trường Trinh

Số tài khoản: 180-523007456          MS: 01- 01601832

Hình thức thanh toán:    Tiền mặt

	STT
	Tên hàng hoá dịch vụ 
	§VT
	Số lượng
	Đơn giá 
	Thành tiền 

	1 
	Láng bóng ĐĐH 12
	Tờ 
	403.000
	15
	6.045.000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cộng tiền hàng 
	6.045.000

	Thuế xuất GTGT: 10% tiền thuế GTGT: 
	604.500

	Tổng cộng tiền thanh toán 
	6.649.500

	Số tiền viết bằng chữ: Sáu triệu sáu trăn bốn chín nghìn năm trăm đồng chẵn


Người mua hàng 
Người bán hàng                     Thủ trưởng đơn vị

Các chi phí ngoài của các đơn đặt hàng 07; 09; 12; 14 tương tự có các chi phí như sau:

	Đơn đặt hàng
	Chi phí khác

	
	Chế bản điện tử
	Láng bóng sản phẩm

	§H 01
	2.350.000
	-

	§H 07
	
	224.500

	§H 09
	
	40.250

	§H 12
	
	6.045.000

	§H 14
	
	101.400

	Cộng
	2.350.000
	6.411.150


Từ các số liệu chi phí trên kế toán chi phí sản xuất lập sổ chi tiết TK 621 như sau:

Biểu số 13 :    
    Sổ chi tiết tài khoản 621

Đối tượng: ĐH 01

Tháng 1 năm 2005

Đơn vị tính: đồng VN

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số tiền
	Chi tiết TK 621

	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	Nợ
	Có
	Nguyên vật liệu chính
	Vật liệu phụ
	Khác

	PX 02 
	5/1/05
	Chi phí NVL chính 
	46.475.230
	
	46.475.230
	
	

	BPBVLP
	31/1/05
	Chi phí vật liệu phụ
	3.003.694
	
	
	3.003.694
	

	0015523
	16/1/05
	Chế bản điện tử
	2.350.000
	
	
	
	2.350.000

	31/1/05
	
	Kết chuyển CPNVLTT
	
	51.828.924
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	51.828.924
	51.828.924
	46.475.230
	3.003.694
	2.350.000


Sổ chi tiết các đơn đặt hàng 07; 09; 12; 14 được mở sổ như đơn đặt hàng 01. Lần lượt được hạch toán như sau: 

11) Nợ TK 621 ( ĐH 01) :         2.350.000

         CÓ TK 111:
2.350.000

12)Nợ TK 621(§ H 07):        224.500

         CÓ TK 141:
           224.500

13) Nợ TK 621( ĐH 09):             40.250

       CÓ TK 111:
                   40.250

14)Nợ TK 621 (ĐH 12):         6.045.000   

       CÓ TK 112:                       6.045.000

.  15) Nợ TK 621 (ĐH 14):          101.400

        CÓ TK 111:
                  101.400

Cuối tháng kế toán tổng hợp lập riêng CTGS cho từng loại nghiệp vụ. Căn cứ vào bảng kê chi phí biểu số 12, bảng tổng hợp chứng từ gốc kế toán lập CTGS cho nghiệp vụ  xuất NVL. 

Biểu số  14 :   

Đơn vị:                      Chứng từ ghi sổ

Mẫu số: 01- SKT

                                    Ngày 20 tháng 1 năm 2005                     Số:  25

                Kèm theo:   1 chứng từ gốc

                                                                                       Đơn vị tính: đồng VN

	              Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền

	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	1
	2
	3
	4
	5

	Xuất NVL, cho trực tiếp SX
	
	152
	
	46.475.230

	Xuất CCDC cho sản xuất
	
	153
	
	3.003.694

	Chi tiền mặt trả tiền chế bản điện tử 
	
	111
	
	2.350.000

	NVL chính phụ phục vụ cho sản xuất
	621
	
	51.828.924
	

	               Tổng 
	
	
	51.828.924
	51.828.924


           Kế toán trưởng
                   Người lập

             (Ký, họ tên)
                                                         (Ký, họ tên)

Biểu số 15 :   

Đơn vị:                      Chứng từ ghi sổ

Mẫu số: 01- SKT

                                    Ngày 20 tháng 1 năm 2005                     Số:  26

                Kèm theo:   1 chứng từ gốc

                                                                                       Đơn vị tính: đồng VN

	              Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền

	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	1
	2
	3
	4
	5

	Xuất NVL, cho trực tiếp SX
	
	152
	
	5.817.000

	Xuất CCDC cho sản xuất
	
	153
	
	234.309

	Chi tiền mặt trả tiền láng bóng sản phẩm
	
	111
	
	224.500

	NVL chính phụ phục vụ cho sản xuất
	621
	
	6.275.809
	

	               Tổng 
	
	
	6.275.809
	6.275.809


           Kế toán trưởng
                   Người lập

             (Ký, họ tên)
                                                         (Ký, họ tên)

Biểu số 16 :   

Đơn vị:                      Chứng từ ghi sổ

Mẫu số: 01- SKT

                                    Ngày 20 tháng 1 năm 2005                     Số:  27

                Kèm theo:   1 chứng từ gốc

                                                                                       Đơn vị tính: đồng VN

	              Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền

	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	1
	2
	3
	4
	5

	Xuất NVL, cho trực tiếp SX
	
	152
	
	764.535

	Xuất CCDC cho sản xuất
	
	153
	
	30.795

	Chi tiền mặt trả tiền láng bóng sản phẩm
	
	111
	
	40.250

	NVL chính phụ phục vụ cho sản xuất
	621
	
	835.580
	

	               Tổng 
	
	
	835.580
	835.580


           Kế toán trưởng
                   Người lập

             (Ký, họ tên)
                                                         (Ký, họ tên)

Các chứng từ ghi sổ được đăng ký và theo rõi trên Sổ đăng ký chứng tư ghi sổ theo các số hiệu.

Biểu số 17   : 

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

                                                       Năm 2005

                                                                           Đơn vị tính: đồng VN

	CTGS
	Số tiền
	CTGS
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	

	.............
	.............
	.............
	..............
	............
	............

	25
	20/1/05
	51.828.924
	..............
	............
	............

	26
	20/1/05
	6.275.809
	..............
	............
	............

	27
	20/1/05
	835.580
	..............
	............
	............

	................
	...........
	208.039.852
	..............
	............
	............

	................
	...........
	4.048.950
	..............
	............
	............

	................
	...........
	...............
	..............
	............
	............

	Cộng
	...........
	...............
	Cộng
	...............
	..............


CTGS cũng là căn cứ để ghi vào sổ cái TK 621 mở chung cho toàn công ty.

Biểu số 18    :

Sổ cái

Năm 2005

                       Tài khoản:  621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

                                                                                       Đơn vị tính: đồng

	CTGS
	Diễn giải
	TK§¦
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	Nợ
	Có

	25
	20/1/05
	Nguyên vật liệu dùng cho ĐH 01
	152
	51.828.924
	

	26
	20/1/05
	Nguyên vật liệu dùng cho ĐH 07
	152
	6.275.809
	

	27
	20/1/05
	Nguyên vật liệu dùng cho ĐH 09
	152
	835.580
	

	
	
	Nguyên vật liệu dùng cho ĐH 12
	152
	208.039.852
	

	
	
	Nguyên vật liệu dùng cho ĐH 14
	152
	4.048.950
	

	
	31/1/05
	Kết chuyển CPNVLTT sang TK 154
	154
	
	271.029.115

	
	
	Cộng phát sinh
	
	271.029.115
	271.029.115


                                                                           Ngày 31 tháng 1 năm 2005

          Người lập biểu                                                  Kế toán trưởng

2.6.1.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 

* Đặc điểm CPNCTT

Chi phí nhân công trực tiếp ( CPNCTT) là bộ phận cấu thành nên giá thành sản phẩm. Vì vậy việc tính toán và hạch toán đầy đủ CPNCTT cũng như việc trả lương chính xác và kịp thời có ý nghĩa rất quan trọng trong việc quản lý thời gian lao động, quản lý quỹ lương của công ty tiến tới quản lý tốt chi phí và giá thành. 

  Hiện tại Công ty cổ phần bao bì và in nông nghiệp CPNCTT thường chiếm tỷ trọng từ 7 - 12% trong giá thành sản phẩm. Về nội dung CPNCTT bao gồm các khoản phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất như: Lương chính, lương phụ, tiền ăn ca và các khoản phụ cấp có tính chất lương và các khoản trích theo lương được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo tỷ lệ qui định đối với tiền lương công nhân sản xuất.

   Cũng như các công ty khác Công ty cổ phần bao bì và in nông nghiệp cũng áp dụng hai hình thức trả lương đó là: 

+ Trả lương theo thời gian: Hình thức trả lương theo thời gian được áp dụng đối với các công việc không khoán được theo đơn giá tiền lương như phục vụ oppset phục vụ thành phẩm,.... Căn cứ để tính lương theo hình thức này hệ số lương cơ bản và thời gian làm việc thực tế.

	Tiền lương thời gian
	=
	Tiền lương bình quân ngày
	*
	Hệ số lương cơ bản
	*
	Số ngày công thực tế


Ngoài tiền lương chính công nhân sản xuất còn được hưởng các khoản lương phụ trong thời gian nghỉ phép, hội họp, học tập,... tiền lương này được xây dựng dựa trên lương cơ bản. Khoản tiền ăn ca của công nhân trực tiếp sản xuất cũng được hạch toán vào CPNCTT theo qui định.

   
Cuối tháng, cuối quí, cuối năm, để khuyến kích bộ phận sản xuất, Công ty áp dụng các mức thưởng phạt đối với cá nhân, tổ sản xuất hoàn thành hay không hoàn thành kế hoạch của công ty. Với công nhân lao động gián tiếp như quản đốc phân xưởng, trưởng ca, ... còn được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm. Việc tính, trích BHXH, BHYT, KPCĐ được thực hiện đúng theo qui định hiện hành và tất cả các khoản trích theo lương đều được tính trên lương cơ bản của công nhân sản xuất. Cụ thể: 

· BHXH là 20%: Trong đó 5% trừ vào lương của người lao động, 15% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

· BHYT là 3%: Trong đó 1% tính vào lương của người lao động, 2% tính vào chi phí sản xuất trong kỳ.

· KPCĐ là 2% được tính toàn bộ vào chi phí sản xuất trong kỳ.

+Trả lương theo sản phẩm: Hình thức trả lương theo sản phẩm được áp dụng cho các loại hình trực tiếp sản xuất có thể định mức được. Căn cứ để trả lương theo hình thức này là các phiếu nghiệm thu sản phẩm trên phiếu này có ghi rõ số lượng sản hoàn thành, sai hỏng, chất lượng sản phẩm, người thực hiện.

	Tiền lương sản phẩm
	=
	Số lượng sản phẩm đã hoàn thành
	*
	Đơn giá tiền lương cho một đơn vị sản phẩm hoàn thành


Trong đó: 

	Đơn giá tiền lương cho

một đơn vị sản phẩm
	=
	Theo mức qui định chung của ngành ( Công ty dựa vào mức qui định chung đó để áp dụng)


( Tài khoản sử dụng: Kế toán công ty sử dụng tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp, tài khoản này được mở chi tiết theo từng đơn đặt hàng 

( Căn cứ  các bảng lương kế toán chi phí sản xuất tiến hành lập bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương cho từng đối tượng sử dụng trong công ty như sau:

( Trình tự hạch toán nhân công trực tiếp 

16)NỢ TK 622:           49.464.009

          Nợ TK 622(ĐH 01):         7.945.322

Nợ TK 622(ĐH 12):       34.229.340

Nợ TK 622(ĐH 07):
1.310.462

Nợ TK 622(ĐH 09):
   169.680

Nợ TK 622(ĐH 14):
5.809.205


CÓ TK 334:              49.464.009

17)  NỢ TK 334:            2.448.534 

           CÓ TK 3383:                  2.040.445

           CÓ TK 3384:                     408.089

18) NỢ TK 622  :                 7.926.691

          Nợ TK 622(ĐH 01):         1.279.697

Nợ TK 622(ĐH 12):         5.522.615 

Nợ TK 622(ĐH 07):            174.542

Nợ TK 622(ĐH 09):
     22.888   

          Nợ TK 622(ĐH 14):
    926.949

             CÓ TK 338   :               7.926.691

Biểu số 20 : Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh
                            Tài khoản 622- Chi phí nhân công trực tiếp

                                                Đối tượng : ĐH 01 

                                                Tháng 1 năm 2005

                                                                                             Đơn vị tính: đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	Nợ
	Có

	BPBTL
	31/1/05
	Tính tiền lương của công nhân trực tiếp SX
	334
	7.945.322
	

	BPBTL
	31/1/05
	Các khoản trích theo lương của CN trực tiếp SX
	338
	1.279.697
	

	
	31/1/05
	Kết chuyển chi phí NCTT
	154
	
	9.225.019

	
	
	Cộng phát sinh
	
	9.225.019
	9.225.019


 Biểu số 21 :     Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh
                                Tài khoản 622- Chi phí nhân công trực tiếp

                                                Đối tượng : ĐH12 

                                                Tháng 1 năm 2005

                                                                                             Đơn vị tính: đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	Nợ
	Có

	BPBTL
	31/1/05
	Tính tiền lương của công nhân trực tiếp SX
	334
	34.229.340
	

	BPBTL
	31/1/05
	Các khoản trích theo lương của CN trực tiếp SX
	338
	5.522.615
	

	
	31/1/05
	Kết chuyển chi phí NCTT
	154
	
	39.751.955

	
	
	Cộng phát sinh
	
	39.751.955
	39.751.955


Biểu số 22  : Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh
                            Tài khoản 622- Chi phí nhân công trực tiếp

                                                Đối tượng : ĐH14

                                                Tháng 1 năm 2005

                                                                                             Đơn vị tính: đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	Nợ
	Có

	BPBTL
	31/1/05
	Tính tiền lương của công nhân trực tiếp SX
	334
	5.809.205
	

	BPBTL
	31/1/05
	Các khoản trích theo lương của CN trực tiếp SX
	338
	926.949
	

	
	31/1/05
	Kết chuyển chi phí NCTT
	154
	
	6.736.154

	
	
	Cộng phát sinh
	
	6.736.154
	6.736.154


Những sổ chi tiết chi phí sản xuất của  các ĐH 07,09 tương tự như trên.

Căn cứ vào Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương kế toán chi phí sản xuất lập CTGS cho nghiệp vụ tính lương và các khoản trích theo lương đối với  công nhân trực tiếp SX  như sau:

Biểu số 23 :   

Đơn vị:                      Chứng từ ghi sổ

Mẫu số: 01- SKT

                                    Ngày 31 tháng 1 năm 2005                     Số:  50

                Kèm theo:   1 chứng từ gốc

                                                                                       Đơn vị tính: đồng VN

	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền

	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	1
	2
	3
	4
	5

	Tính lương công nhân trực tiếp sản xuất tháng 1/2005
	622
	334
	49.464.009
	49.464.009

	Trích BHXH, BHYT, KPCĐ công nhân trực tiếp SX vào chi phí SX
	622
	338
	7.926.691
	7.926.691

	Tổng
	
	
	57.390.700
	57.390.700


           Kế toán trưởng
                   Người lập

             (Ký, họ tên)
                                                         (Ký, họ tên)

Các chứng từ ghi sổ được đăng ký và theo rõi trên Sổ đăng ký chứng tư ghi sổ theo các số hiệu.

Biểu số  24: 

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

                                                       Năm 2005

                                                                           Đơn vị tính: đồng VN

	CTGS
	Số tiền
	CTGS
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	

	.............
	.............
	.............
	..............
	............
	............

	50
	31/1/2005
	57.390.700
	..............
	............
	............

	................
	...........
	...............
	..............
	............
	............

	................
	...........
	...............
	..............
	............
	............

	................
	...........
	...............
	..............
	............
	............

	Cộng
	...........
	...............
	Cộng
	...............
	..............


CTGS cũng là căn cứ để ghi vào sổ cái TK 621 mở chung cho toàn công ty.

Biểu số 25 :

Sổ cái

Năm 2005

                       Tài khoản:  622 - Chi phí nhân công trực tiếp

                                                                                       Đơn vị tính: đồng

	CTGS
	Diễn giải
	TK§¦
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	Nợ
	Có

	
	
	               Dư đầu kỳ
	
	
	

	50
	31/1/05
	Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất
	334
	49.464.009
	

	50
	31/1/05
	Chi phÝ BHXH, BHYT, KPC§
	338
	7.926.691
	

	
	31/1/05
	KÕt chuyÓn CPNCTT sang TK 154
	154
	
	57.390.700

	
	
	Công phát sinh
	
	57.390.700
	57.390.700


                                                                           Ngày 31 tháng 1 năm 2005

          Người lập biểu                                                  Kế toán trưởng

2.6.1.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 
* Đặc điểm chi phí sản xuất chung ( CPSXC)

Để tiến hành sản xuất, ngoài CPNVLTT, CPNCTT, công ty còn phải bỏ ra các khoản chi phí mang tính chất phục vụ và quản lý chung cho toàn phân xưởng sản xuất. CPSXC liên quan đến nhiều đối tượng tính giá thành sản phẩm nên phải tập hợp chung cho toàn công ty rồi phân bổ cho đơn đặt hàng theo tiêu thức thích hợp vào cuối kỳ hạch toán. CPSXC tại công ty cổ phần bao bì và in nông nghiệp gồm các loại cụ thể như sau:

+ Chi phí nhân viên phân xưởng gồm: Lương chính, lương phụ, phụ cấp mang tính chất lương, tiền ăn ca, các khoản trích theo lương của nhân viên quản lý phân xưởng.

+ Chi phí vật liệu, công cụ dùng chung cho phân xưởng gồm: Các chi phí về vật liệu, công cụ dụng cụ, dùng chung cho phân xưởng như rẻ lau máy, quần áo bảo hộ lao động, giao xén giấy,....

+ Chi phí khấu hao TSCĐ: Các khoản chi phí khấu hao TSCĐ tham gia trực tiếp vào sản xuất sản phẩm như khấu hao máy in, máy xén giấy, nhà xưởng,....  

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: Các khoản chi phí điện, nước, điện thoại, các khoản chi phí về sửa chữa TSCĐ thuê ngoài.

+ Chi phí bằng tiền khác:

· Tài khoản sử dụng:

Chi phí sản xuất chung được theo rõi trên TK 627 mở chung cho toàn công ty và được chi tiết thành các tiểu khoản:

TK6271: Chi phí nhân viên phân xưởng 

TK 6272: Chi phí vật liệu 

TK 6273 : Chi phí công cụ dụng cụ 

TK 6274: Chi phÝ khÊu hao TSC§

TK 6277: Chi phí dịch vụ mua ngoài 

TK 6278: Chi phí khác bằng tiền 

· Hạch toán chi phí nhân viên phân xưởng

Chi phí nhân viên phân xưởng bao gồm: Lương và các khoản trích theo lương. Ngoài ra nhân viên phân xưởng còn được hưởng các khoản ăn ca, phụ cấp trách nhiệm. Cũng như công nhân trực tiếp sản xuất chi phí nhân viên phân xưởng cũng gồm các khoản trích nộp như: BHXH, BHYT, KPCĐ. Theo bảng phân bổ, kế toán công ty hạch toán chi phí nhân viên quản lý phân xưởng như sau:

19) NỢ TK 6271:       7.832.923

          CÓ TK 334  :    7.832.923

20)  NỢ TK 334:          409.975

                     CÓ TK 3383:      341.646

                     CÓ TK 3384:        68.329

21)  NỢ TK 6271:    
1.318.254

          CÓ TK 338  :         1.318.254

Biểu số 26  : Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh
                            Tài khoản 627- Chi phí sản xuất chung 

                                                Đối tượng : ĐH 01

                                                Tháng 1 năm 2005

                                                                                             Đơn vị tính: đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	Nợ
	Có

	BPBTL
	31/1/05
	Tính tiền lương của bộ phận gián tiếp sản xuất
	334
	1.105.423
	

	BPBTL
	31/1/05
	Các khoản trích theo lương của bộ phận gián tiếp SX
	338
	176.029
	

	
	31/1/05
	Kết chuyển chi phí SXC
	154
	
	1.281.452

	
	
	Cộng phát sinh
	
	1.281.452
	1.281.452


Biểu số 27 : Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh
                            Tài khoản 627- Chi phí sản xuất chung 

                                                Đối tượng : ĐH 12

                                                Tháng 1 năm 2005

                                                                                             Đơn vị tính: đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	Nợ
	Có

	BPBTL
	31/1/05
	Tính tiền lương của bộ phận gián tiếp SX
	334
	4.309.700
	

	BPBTL
	31/1/05
	Các khoản trích theo lương của bộ phận gián tiếp SX
	338
	750.843
	

	
	31/1/05
	Kết chuyển chi phí SXC
	154
	
	5.060.543

	
	
	Cộng phát sinh
	
	5.060.543
	5.060.543


Biểu số 28    : Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh
                            Tài khoản 627- Chi phí sản xuất chung 

                                                Đối tượng : ĐH14

                                                Tháng 1 năm 2005

                                                                                             Đơn vị tính: đồng

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	Nợ
	Có

	BPBTL
	31/1/05
	Tính tiền lương của bộ phận gián tiếp sản xuất
	334
	2.006.111
	

	BPBTL
	31/1/05
	Các khoản trích theo lương của bộ phận gián tiếp SX
	338
	324.320
	

	
	31/1/05
	Kết chuyển chi phí SXC
	154
	
	2.330.431

	
	
	Cộng phát sinh
	
	2.330.431
	2.330431


Các sổ chi tiết của ĐH 07, 09 được mở tương tự  như ĐH 01,12,14 ở trên. 

Biểu số 29 :   

Đơn vị:                      Chứng từ ghi sổ

Mẫu số: 01- SKT

                                    Ngày 31 tháng 1 năm 2005                     Số:  51

                Kèm theo:   1 chứng từ gốc

                                                                                       Đơn vị tính: đồng VN

	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền

	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	1
	2
	3
	4
	5

	Tính lương bộ phận gián tiếp SX
	627
	334
	7.832.923
	7.832.923

	Trích BHXH, BHYT, KPCĐ bộ phận gián tiếp
	627
	338
	1.318.254
	1.318.254

	Tổng
	
	
	9.151.177
	9.151.177


           Kế toán trưởng
                   Người lập

             (Ký, họ tên)
                                                         (Ký, họ tên)

- Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ 

Khi than gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, TSCĐ bị hao mòn về mặt giá trị và hiện vật, phần giá trị hao mòn được chuyển dịch vào giá trị sản phẩm dưới hình thức khấu hao. Việc trích khấu hao TSCDD nhằm mục đích thu hồi vốn để sửa chữa, tái đầu tư TSCĐ mới. Mỗi TSCĐ được tính khấu hao theo một tỷ lệ nhất định. Tỷ lệ trích khấu hao phải nhanh chóng thu hồi vốn trong giới hạn cho phép mà không làm tăng giá thành, ảnh hưởng tới giá bán và tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.

Tài sản cố định của công ty gồm: Nhà xưởng máy in các loại (Heizenbeng, Dominal, Pon54,....) các thiết bị văn phòng, nhà làm việc, .... Hiện nay công ty đang áp dụng phương pháp khấu hao theo quyết định số 206/2003 QĐ/BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Cụ thể công ty sử dụng phương pháp khấu hao đều theo thời gian, tài sản được sử dụng ở bộ phận này được tính khấu hao cho bộ phận đó theo công thức:

	Sè khÊu hao TSC§ 

trong tháng
	=
	 eq \f(Nguyên giá TSCĐ * Tỷ lệ khấu hao; 12) 


Biểu số 30: 

          Bảng tính khấu hao

Tháng 1 năm 2005
( Trích phần khấu hao tính vào chi phí của ĐH 01, 07, 09, 12, 14)

                                                                                        Đơn vị tính: đồng

	STT
	Tên TSCĐ
	Tỷ lệ khấu hao
	Nguyên giá
	TK 627
	TK 641
	TK 642

	1
	Máy in Hezenben
	10
	1.293.048.450
	7.589.740
	
	

	2
	Máy in Maroland
	10
	2.397.734.427
	10.790.120
	
	

	3
	Máy dập hộp
	10
	1.611.267.940
	2.954.250
	
	

	4
	Máy hút ẩm Hitachi
	15
	13.000.000
	162.500
	
	

	5
	Máy cắt kẽm bằng
	25
	5.509.500
	105.000
	
	

	6
	Máy cắt kẽm tròn
	25
	10.044.000
	506.784
	
	

	6
	Nhà xưởng
	20
	330.769.308
	2.500.870
	
	

	7
	Nhà kho
	15
	449.818.172
	2.674.500
	
	

	
	....................................
	........
	...................
	................
	.................
	...............

	
	Tổng 
	
	11.235.158.638
	27.283.764
	5.800.450
	10.789.456


Căn cứ vào bảng tính khấu hao trên kế toán TSCĐ định khoản như  sau:

22) NỢ TK 6274:   27.283.764

      NỢ TK 641 :     5.800.450

      NỢ  TK 642:    10.789.456

            CÓ TK 214 :            43.873.670

Đồng thời ghi đơn bên Nợ TK 009 : 

23) NỢ TK 009 :    43.873.670

Biểu số 31 :   

Đơn vị:                      Chứng từ ghi sổ

Mẫu số: 01- SKT

                                    Ngày 31 tháng 1 năm 2005                     Số:  55

                Kèm theo:   1 chứng từ gốc

                                                                                       Đơn vị tính: đồng VN

	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền

	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	1
	2
	3
	4
	5

	Trích khấu hao tháng 1/05 cho sản xuất
	627
	
	27.283.764
	

	Trích khấu hao tháng 1/05 cho bộ phận bán hàng
	641
	
	5.800.450
	

	Trích khấu hao tháng 1/05 cho bộ phận quản lý DOANH NGHIỆP
	642
	
	10.789.456
	

	Khấu hao 
	
	214
	
	43.873.670


           Kế toán trưởng
                   Người lập

             (Ký, họ tên)
                                                         (Ký, họ tên)

· Hạch toán dịch vụ mua ngoài 

Trong quá trình sản xuất, để phục vụ cho hoạt động sản xuất, toàn doanh nghiệp đều phát sinh các chi phí dịch vụ mua ngoài gồm : Điện, nước, tiền điện thoại,..... Khi phát sinh các chi phí này căn cứ vào chứng từ liên quan kế toán ghi vào sổ chi tiết chi phí sản xuất chung

                                                                                                      Mẫu EVN-2

Hoá đơn tiền điện GTGT

( Liên 2: Giao cho khách hàng )

Công ty điện lực TP Hà Nội 

Từ ngày 20 tháng 12 năm 2004 đến ngày 20 tháng 1 năm 2005

Điện lực: Thanh Xuân             SĐT: 5586473                      Ký hiệu AA/2005T

Địa chỉ :  47 Vũ Trọng Phụng                          Số: 1365147

Điện thoại :    9920000                 MS Thuế :    0100101114-1         Số hộ: 1

Tên khách hàng: Công ty cổ phần bao bì và in nông nghiệp 

Địa chỉ: 72 Đường Trường Trinh - Thanh Xuân - Hà Nội

Mã số khách hàng: 304144           MS thuế :    0101601832

Số sổ GCS: 19- 13409                     Phiên GCS   205       Số công tơ: 6000714

	Chỉ số mới
	Chỉ số cũ
	Hệ số
	ĐN. tiêu thụ
	Đơn giá
	Thành tiền

	224.380
	222.873
	
	15.072
	1.210
	18.237.120

	Ngày   tháng    năm

TUQ. Giám đốc
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Cộng 
	15.072
	
	18.237.120

	
	Thuế GTGT: 10%

Tổng cộng tiền thanh toán: 
	1.823.712

	
	
	20.060.832

	 Số viết bằng chữ: 
	Hai mươi triệu không trăm sáu mươi nghìn tám trăm ba mươi hai đồng chẵn


Căn cứ vào hoá đơn thu tiền điện kế toán phân bổ cho 5 đơn đặt hàng là : 4.680.120 đồng 

Tiền nước tháng 1 năm 2005 là : 3.652.700 và phân bổ cho 5 đơn đặt hàng là : 728.524 đồng 

Tiền điện thoại là : 2.756.000 và phân bổ cho 5 đơn đặt hàng là: 178.900 đồng 

Quần áo bảo hộ được phân bổ cho tháng 1 năm 2005 là : 1.670.000 và phân bổ cho 5 đơn đặt hàng là : 570.000 đồng

Biểu số 32: Bảng tổng hợp chi  phí sản xuất chung

Tháng 1 năm 2005

                                                                          Đơn vị tính: đồng VN

	STT
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Chi phí sản xuất chung

	
	
	
	Lương & trích theo lương
	CP khÊu hao TSC§
	Chi phí trả trước
	Chi phí mua ngoài
	Tổng cộng

	1
	Lương gián tiếp  
	334
	7.832.923
	
	
	
	7.832.923

	2
	Trích theo lương
	338
	1.318.254
	
	
	
	1.318.254

	3
	Công cụ dụng cụ dùng chung 
	142
	
	
	570.000
	
	570.000

	4
	KhÊu hao TSC§
	214
	
	27.283.764
	
	
	27.283.764

	5
	Tiền điện 
	331
	
	
	
	4.680.120
	4.680.120

	
	Tiền nước
	112
	
	
	
	869.957
	869.957

	
	 Tiền điện thoại 
	111
	
	
	
	245.982
	245.982

	
	Cộng
	
	9.151.177
	27.283.764
	570.000
	5.796.059
	42.801.000


                                                                                 Ngày 31 tháng 1 năm 2005

       Người lập biểu                                                              Kế toán trưởng        

Từ những cơ sở trên kế toán tiến hành định khoản chi phí trả trước và chi phí mua ngoài như sau: 

24)  Nợ TK 6273 (5 ĐH):    570.000

          CÓ TK 142 :                   570.000

25)  Nợ TK 6277 (5 ĐH):         5.796.059


CÓ TK 331 :                     4.680.120


CÓ TK 112 :                        869.957


CÓ TK 111 :                         245.982

Trên cơ sở CPSXC tập hợp được, kế toán phân bổ cho các đơn đặt hàng sản xuất trong tháng theo tiêu thức tiền lương sản phẩm của công nhân sản xuất.

	CPSXC phân bổ 

cho đơn đặt hàng i
	 =
	             Tổng CPSXC

   Tổng lương SP trong tháng     *
	Lương sản phẩm của đơn đặt hàng i


Biểu số 33 :  Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung

Tháng 1 năm 2005

                                                                    Đơn vị tính: đồng VN 

	Đơn hàng
	Chi phí SXC được

phân bổ chi tết

cho từng đơn hàng

	§H 01
	6.871.057

	§H 07
	1.204.882

	§H 09
	208.868

	§H 12
	28.708.193

	§H 14
	5.808.000

	Cộng
	42.801.000


Biểu số 34 :  Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

TK 154 - CF SXKD dở dang

Tháng 1 năm 2005

Đơn hàng 01

Đơn vị tính : đồng VN

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK §¦
	Tổng số tiền
	Chi tiết

	SH
	NT
	
	
	Nợ
	Có
	TK 621
	TK 622
	TK 627

	
	
	Dư đầu kỳ
	
	0
	
	
	
	

	BS
	31/1/05
	Kết chuyển CPNVLTT
	621
	51.828.924
	
	51.828.924
	
	

	BS
	31/1/05
	Kết chuyển CPNCTT
	622
	9.225.019
	
	
	9.225.019
	

	BS
	31/1/05
	Kết chuyển CPSXC
	627
	6.871.057
	
	
	
	6.871.057

	
	31/1/05
	Kết chuyển CPSX vào giá thành SP nhập kho
	155
	
	
	
	
	

	
	
	  Công phát sinh
	
	67.925.000
	67.925.000
	51.828.924
	9.225.019
	6.871.057

	
	
	   Dư cuối kỳ 
	
	
	
	
	
	


Các sổ chi tiết ĐH 12, ĐH 14 tương tự như sổ chi tiết trên. 

Biểu số 35:    Bảng tổng hợp chi phí sản xuất 

Tháng 1 năm 2005

                                                                                    Đơn vị tính : đồng VN

	STT
	Số hiệu đơn hàng
	Chi phí phát sinh trong kỳ
	Tổng

	
	
	CPNVLTT
	CPNCTT
	CPSXC
	

	1
	§H 01
	51.828.924
	9.225.019
	6.871.057
	67.925.000

	2
	§H 07
	6.275.809
	1.485.004
	1.204.882
	8.965.695

	3
	§H 09
	835.580
	192.568
	208.868
	1.237.016

	4
	§H 12
	208.039.852
	39.751.955
	28.708.193
	276.500.000

	5
	§H 14
	4.048.950
	6.736.154
	5.808.000
	16.593.104

	
	Cộng
	271.029.115
	57.390.700
	42.801.000
	371.220.815


Cuối tháng có các bút toán kết chuyển CPNVL sang TK 154 như sau:

26) Nợ TK 154 (ĐĐH 01):      51.828.924

           Cã TK 621 (§§H 01)
  51.828.924

27) Nî TK 154 (§§H 07):
6.275.809

         Cã TK 621 (§§H 07):
 6.275.809

28) Nî TK 154 (§§H 09):
 835.580

         Cã TK 621 (§§H 09):
   835.580

29) Nî TK 154 (§§H 12):
208.039.852

         Cã TK 621 (§§H12):
 208.039.852

30) Nî TK 154 (§§H 14):
4.048.950

         Cã TK 621 (§H14):
  4.048.950


Cuối tháng kế toán chi phí sản xuất kế chuyển chi phí nhân công trực tiếp sang chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

31) NỢ TK 154:                 57.390.700

           Nợ TK 154 (ĐH01):             9.225.019

           Nợ TK 154 (ĐH 07):             1.485.004

           Nợ TK 154 ( ĐH 09):              192.568

           Nơ TK 154 ( ĐH12):           39.751.955

           Nợ TK 154 (ĐH 14):             6.736.154

                CÓ TK 622 :        57.390.700


Cuối tháng kế toán chi phí sản xuất kế chuyển chi phí sản xuất chung  sang chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

32) NỢ TK 154 :            42.801.000

       Nợ TK 154 (§ H 01):      6.871.057

       Nợ TK 154 (§ H 07):      1.204.882
       Nợ TK 154 (§ H 09):    208.868

       Nợ TK 154 (§ H 12):    28.708.193

       Nợ TK 154 (§ H 14):      5.808.000

           CÓ TK 627:
42.801.000

Biểu số 36 :   

Đơn vị:                      Chứng từ ghi sổ

Mẫu số: 01- SKT

                                    Ngày 31 tháng 1 năm 2005                     Số:  60

                Kèm theo:   1 chứng từ gốc

                                                                                       Đơn vị tính: đồng VN

	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền

	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	1
	2
	3
	4
	5

	Kết chuyển CPNVLTT sang TK154 
	
	621
	
	271.029.115

	Kết chuyển CPNCTT sang TK 154
	
	622
	
	57.390.700

	Kết chuyển CP SXC sang TK 154
	
	627
	
	42.801.000

	Chi phí sản xuất kinh doanh DD
	154
	
	371.220.815
	


           Kế toán trưởng
                   Người lập

             (Ký, họ tên)
                                                         (Ký, họ tên)

Biểu số 37: 

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ

                                                       Năm 2005

                                                                           Đơn vị tính: đồng VN

	CTGS
	Số tiền
	CTGS
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	

	.............
	.............
	.............
	..............
	............
	............

	60
	31/1/05
	371.220.815
	
	............
	............

	................
	...........
	...............
	..............
	............
	............

	................
	...........
	...............
	..............
	............
	............

	................
	...........
	...............
	..............
	............
	............

	Cộng
	...........
	...............
	Cộng
	...............
	..............


Biểu số  38:

Sổ cái

Năm 2005

                       Tài khoản:  154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

                                                                                       Đơn vị tính: đồng

	CTGS
	Diễn giải
	TK§¦
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	Nợ
	Có

	
	
	               Dư đầu kỳ
	
	xxx
	

	60
	31/1/05
	CPNVLTT 
	621
	271.029.115
	

	60
	31/1/05
	CPNCTT 
	622
	57.390.700
	

	60
	31/1/05
	CPSXC 
	627
	42.801.000
	

	
	
	Cộng phát sinh
	
	xxx
	xxx

	
	
	Dư cuối kỳ 
	
	xxx
	


                                                                           Ngày 31 tháng 1 năm 2005

          Người lập biểu                                                  Kế toán trưởng

2.6.2. Đánh giá sản phẩm dở dang
      
Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng, chi phí sản xuất được tập hợp theo các đơn đặt hàng cụ thể nên việc xác định sản phẩm dở dang cuối kỳ là rất đơn giản. Đến cuối kỳ, nếu đơn đặt hàng nào chưa hoàn thành thì toàn bộ chi phí được tập hợp cho đơn đặt hàng đó coi là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ.  

      
Những đơn đặt hàng nào hoàn thành nhập kho hoặc giao trực tiếp cho khách hàng thì tổ nghiệm thu lập phiếu giao nộp sản phẩm, phiếu đó được làm thủ tục nhập kho và là cơ sở để tính lương.

2.6.3. Kế toán tính giá thành sản phẩm 
Công ty sử dụng phương pháp giản đơn để tính giá thành thực tế sản phẩm hoàn thành. Toàn bộ chi phí sản xuất được tập hợp theo từng đơn hàng là giá thành phân xưởng của đơn đặt hàng đó. 

Theo số liệu bảng tổng hợp chi phí thì giá thành công xưởng của các đơn hàng là:

Biểu số 39:     Bảng tính giá thành công xưởng
Tháng 1 năm 2005

                                                                                     Đơn vị tính: đồng VN

	SỐ TT
	Số hiệu

§H
	Khối lượng sản phẩm
	Số dư đầu kỳ
	Phát sinh trong kỳ
	Số  dư cuối kỳ
	Tổng giá thành

	
	
	Theo đơn đặt hàng
	SP hoàn thành
	
	
	
	

	1
	01
	50.000
	50.000
	0
	67.925.000
	0
	67.925.000

	2
	07
	30.000
	30.000
	0
	8.965.695
	0
	8.965.695

	3
	09
	10.000
	10.000
	0
	1.237.016
	0
	1.237.016

	4
	12
	405.000
	405.000
	0
	276.500.000
	0
	276.500.000

	5
	14
	35.000
	35.000
	0
	16.593.104
	0
	16.593.104


                                                                                 Ngày 31 tháng 1 năm 2005

          Người lập biểu                                              Kế toán trưởng

Giá thành đơn vị sản phẩm của từng đơn đặt hàng được tính theo công thức sau:

	Giá thành đơn vị sản phẩm 
	=
	Tổng giá thành sản phẩm của từng đơn đặt hàng 

Số lượng sản phẩm hoàn thành của đơn đặt hàng 


Theo công thức tính giá thành đơn vị sản phẩm thì: 

Biểu số 40 :          Giá thành đơn vị sản phẩm
Tháng 1 năm 2005

Đơn vị tính: đồngVN

	SỐ TT
	Số hiệu ĐH
	Tổng giá thành
	Số lượng SP hoàn thành
	Giá thành đơn vị

	1
	§H 01
	67.925.000
	50.000
	1.358,5

	2
	§H 07
	8.965.695
	30.000
	298,8

	3
	§H 09
	1.237.016
	10.000
	123,7

	4
	§H 12
	276.500.000
	405.000
	683

	5
	§H 14
	16.593.104
	35.000
	474


Phần 3

Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 

cổ phần bao bì và in  nông nghiệp.

3.1. Đánh giá chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.

Để đạt được thành tích như ngày hôn nay Công ty đã đưa ra được những giả pháp phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành phân tích các hoạt động một cách chính xác, khách quan, phù hợp với cơ chế thị trường , trong đó không thể không kể đến sự đóng góp của phòng Tài chính kế toán. Đặc biệt công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã thực sự là công cụ đắc lực phục vụ cho quản lý và hạch toán kinh tế tại công ty. Qua thời gian nghiên cứu, và tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty em nhận thấy về cơ bản công tác hạch toán kế toán đã đảm bảo tuân thủ theo đúng chế độ, chính sách hiện hành của Bộ tài chính, hình thức hạch toán, chứng từ sổ sách phù hợp với điều kiện của Công ty. Phòng tài vụ đã nghiên cứu vận dụng 16 chuẩn mực kế toán. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức và công tác hạch toán kế toán tại phòng còn có những vướng mắc và khó khăn như sau:

3.1.1. Ưu điểm:

- Về tổ chức bộ máy quản lý

Bộ máy quản lý được tổ chức gọn nhẹ, hợp lý, các phòng ban chức năng phục vụ có hiệu quả, cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin cần thiết cho lãnh đạo công ty trong công việc quản lý sản xuất phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. Từ đó tạo điều kiện cho công ty chủ động trong sản xuất kinh doanh và ngày càng có uy tín trong lĩnh vực in ấn, đảm bảo đứng vững trên thị trường cạnh tranh gay gắt hiện nay.

- Về tổ chức bộ máy kế toán

Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức tập trung là hoàn toàn phù hợp với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, hoạt động có nề nếp, việc phân công lao động tương đối hoàn chỉnh phù hợp với khả năng của nhân viên trong phòng. Đội ngũ nhân viên nhiệt tình công tác, nắm vững chuyên môn. Do đó bộ máy kế toán của công ty dù nhiều đơn đặt hàng cũng sắp xếp công việc và hạch toán đúng thời gian, vận dụng linh hoạt sáng tạo các chế độ chính sách của bộ tài chính ban hành mà không vi phạm các chế độ chung về kế toán tài chính.

- Về hệ thống chứng từ sổ sách

Do đặc điểm của hình thức tổ chức sổ Chứng từ ghi sổ là hình thức đơn giản dễ làm nên việc áp dụng hình thức này tại công ty là hoàn toàn phù hợp.

Tại công ty hệ thống chứng từ được tổ chức một cách hợp lý trong toàn bộ các khâu, các công đoạn và quá trình luân chuyển chứng từ mang tính tuân thủ cao, hợp lý. Cùng với nó là hệ thống sổ chi tiết mang tính khoa học cao đã giúp cho công ty quản lý tốt, hợp lý chi phí sản xuất phát sinh và phục vụ tính giá thành đúng đắn.

Hình thức trả lương sản phẩm cho công nhân trực tiếp sản xuất đã khuyến khích được người lao động nâng cao năng suất lao động, gắn trách nhiệm của người công nhân với sản phẩm họ làm ra sẽ đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Về đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất được tính cho từng đơn đặt hàng là hoàn toàn phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty, đặc điểm quy trình sản xuất sản phẩm, làm cơ sở để đánh giá  hiệu quả của mỗi đơn đặt hàng, giúp người quản lý thấy được thiếu sót còn tồn đọng và nhanh chóng tìm ra được các biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Theo đó đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm của từng đơn đặt hàng là phù hợp.

- Kế toán vật tư tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp áp dụng phương pháp giá bình quân gia quyền để tính giá trị nguyên vật liệu xuất kho là hợp lý. Xuất phát từ đặc điểm nguyên vật liệu của Công ty rất phong phú về chủng loại và việc xuất vật tư không thể quy cho một loại nhất định.

- Kỳ kế toán của Công ty được xác định là hàng tháng đã đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết về chi phí giá thành cho các nhà quản lý, giúp cho việc lập giá thành dự toán được chính xác, hợp lý theo các khoản mục chi phí và giúp cho các nhà quản lý nhanh chóng đưa ra những quyết định trong việc ký kết hợp đồng sản xuất với khách hàng, xác định giá bán sản phẩm phù hợp với giá cả thị trường, tăng tính cạnh tranh với các đơn vị khác cả về giá cả và chất lượng.

 Tóm lại công tác hạch toán kế toán nói chung và công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp là khá hoàn chỉnh,  đáp ứng được phần nào yêu cầu của công tác quản trị doanh nghiệp trong việc ra các quyết định kịp thời chính xác.

3.1.2. Nhược điểm

Bên cạnh những điểm mạnh nêu trên tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp còn tồn tại một số hạn chế như sau:

- Đội ngũ nhân viên kế toán còn thiếu dẫn tới việc một người phải kiểm nhiệm nhiều phần hành kế toán khác nhau, làm mất đi quan hệ đối chiếu giữa các phần hành kế toán độc lập và hạn chế khả năng chuyên sâu của nhân viên kế toán đối với phần hành chính của mình.

- Việc công ty chỉ tiến hành lập CTGS mỗi tháng một lần làm công việc kế toán bị dồn vào cuối tháng.

- Công tác quản lý nguyên vật liệu chưa được chặt chẽ, giá thực tế xuất kho nguyên vật liệu thường xuyên biến động do ở Công ty dự trữ nguyên vật liệu cho sản xuất là ít. Công ty chưa xây dựng được kế hoạch cung ứng dự trữ các loại nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu chỉ được mua vào khi đã ký hết hợp đồng với khách hàng nên có khi xảy ra tình trạng bị ép giá lỡ kế hoạch sản xuất.

- Công ty không tiên hành trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất (trong khi Công ty tiến hành sản xuất theo đơn đặt hàng nên việc sản xuất mang tính thời vụ), dẫn đến sự biến động đáng kể chi phí sản xuất kinh doanh giữa các kỳ hạch toán.

- Chi phí trong giá thành sản phẩm của Công ty còn có những tháng bao gồm: tiền điện, nước, điện thoại và chi phí sửa chữa TSCĐ của bộ phận CPQLDN, CPBH do quá trình hạch toán CPSXC Công ty không tách riêng cho từng bộ phận sử dụng mà hạch toán chung vào TK 627. Đây là điểm Công ty chưa hạch toán đúng, gây sự sai lệch trong việc tính giá thành (cụ thể làm giá thành sản phẩm cao hơn so với thực tế phát sinh).

- Một số sổ sách của Công ty chưa đầy đủ và chưa khoa học gây khó khăn cho công tác tập hợp,  quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm như: sổ cái tài khoản thiếu cột ghi chú, bảng tính giá thành không thể hiện được tiến độ thực hiện hợp đồng (đối với những đơn hàng thực hiện trong nhiều kỳ…)

Trên đây là các hạn chế tồn tại ở Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp. Với mục tiêu phản ánh trung thực, hợp lý toàn bộ chi phí sản xuất, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ngày càng phải được hoàn thiện và cung cấp thông tin có chất lượng cao hơn cho hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty. Em có ý kiến đề xuất hoàn thiện cụ thể như sau.

3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp.

Qua tìm hiểu và nghiên cứu tình hình thực tế công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp em nhận thấy về cơ bản công tác kế toán đã đảm bảo tuôn thủ theo đúng chế độ hiện hành, phù hợp với điều kiện cụ thể của Công ty, cũng như đáp ứng được yêu cầu của công tác cung cấp thông tin quản lý nói chung. Tuy nhiên trong quá trình hạch toán chi phí sản xuất còn tồn tại những vướng mắc mà theo em nếu khắc phục được sẽ giúp cho Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn.

Với mong muốn góp phần hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông ngiệp em xin đề xuất một số ý kiến sau:

3.2.1. Về tổ chức kế toán

Tại Công ty một nhân viên kế toán phải kiêm nghiệm nhiều phần hành  kế toán khác nhau dẫn đến mất đi quan hệ đối chiếu giữa các phần hành kế toán độc lập, hạn chế khả năng chuyên sâu của mỗi nhân viên kế toán đối với phần hành cụ thể của mình. Công ty nên giảm bớt khối lượng công việc một kế toán phải kiêm nhiệm bằng cách tuyển thêm lao động kế toán. Trước khi tuyển thêm, Công ty cần sắp xếp lại công việc của các nhân viên kế toán trong Công ty cho phù hợp với khả năng, từ đó xác định vị trí công việc còn thiếu để lựa chọn người mới cho phù hợp.

Công ty áp dụng hình thức CTGS là hợp lý, nhưng hàng tháng kế toán chỉ lập CTGS một lần vào cuối tháng, làm công việc kế toán bị dồn vào cuối tháng. Vì vậy, để tránh tồn đọng công việc vào cuối tháng kế toán nên định kỳ 5-10 ngày lập CTGS một lần nhằm phân phối đều công việc kế toán trong tháng.

3.2.2. Về công tác quản lý nguyên vật liệu trực tiếp.

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp chiếm 70 -80% trong tổng giá thành sản phẩm. Ngoài ra nguyên vật liệu của ngành in có đặc điểm là rất đa dạng, phong phú về chủng loại cũng như giá cả. Do đó việc quản lý giá trị nguyên vật liệu có vai trò rất quan trọng trong việc tính giá thành sản phẩm. Nó đòi hỏi  phải chính xác, tiết kiệm.

Hiện nay công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần bao bì và in nông nghiệp chưa được khoa học, nguyên vật liệu chỉ được mua vào khi  đã ký kết hợp đồng với khách hàng, vì vậy nhiều khi làm ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, để có thể đạt  hiệu quả tối ưu, nhằm giảm thấp chi phí, tiết kiệm nguyên vật liệu, em xin đề xuất biện pháp sau:

Trên cơ sở kế hoạch cũng như thực tế sản xuất trong tháng, Công ty phải xây dựng được kế hoạch cung ứng, dự trữ các nguyên vật liệu chính cho sản xuất tránh tình trạng bị ép giá, lỡ kế hoạch sản xuất. Muốn vậy, đơn vị phải nghiên cứu ứng dụng sử dụng vốn hợp lý, xây dựng kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu phù hợp, nắm bắt nguồn hàng với giá cả thu mua hợp lý sẽ giảm bớt đáng kể thực tế của vật liệu nhập kho, làm giảm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

Tuy nhiên việc bảo quản, giữ gìn giấy trong kho là một công việc tương đối khó khăn vì giấy dễ  hút ẩm, làm giảm chất lượng của giấy xuất dùng. Hơn nữa, việc bố trí kho do dự trữ giấy là rất kho do diện tích mặt bằng sản xuất của Công ty khá  nhỏ hẹp. Do đó doanh nghiệp cần tính toán chính xác số lượng vật liệu cần dự trữ sao cho vừa đảm bảo cung cấp cho sản xuất, vừa sử dụng hiệu quả vốn lưu động, tránh ứ đọng vốn, vật tư ở khâu dự trữ, đồng thời phải phù hợp với điều kiện của Công ty, giảm bớt chi phí bảo quản.

Công ty có thể áp dụng công thức sau để tính lượng nguyên vật liệu cần dự trữ:

Vdt = V p * P * T

Trong đó: 

Vdt: Vật tư cần dự trữ

V p: Vật tư tiêu hao trung bình 1 trang in tiêu chuẩn (13 * 19)

P   : Số trang in tiêu chuẩn trung bình trong 1 tháng.

T: Số tháng cần dự trữ vật tự

Công ty nên tiến hành dự trữ đối với một số loại vật liệu chính hay sử dụng và giá cả thường xuyên biến động. Đối với một số loại vật liệu có giá cả ổn định mua từ các nhà cung cấp có quan hệ lâu dài, uy tín thì Công ty không cần phải dự trữ nhiều.

Ngoài ra do đặc thù sản xuất của ngành nên số lượng nguyên vật liệu Công ty sử dụng tương đối nhiều kích cỡ, chủng loại, chất lượng khác nhau. Để quản lý được đầy đủ các loại nguyên vật liệu, trên cơ sở phân loại theo vai trò và công dụng của nguyên vật liệu, kế toán Công ty nên mở Sổ danh điểm nguyên vật liệu. Sổ này xác định thống nhất tên gọi, mã số qui cách, số hiệu, đơn vị tính của từng nguyên vật liệu theo mẫu sau:

Sổ danh điểm nguyên vật liệu 

	Ký hiệu
	Tên, nhãn hiệu, qui cách NVL
	Đơn vị tính
	Ghi chú

	Nhóm
	Danh điểm NVL
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.2.3. Về nội dung tập hợp chi phí của khoản mục CPNVLTT

Tại Công ty  nội dung chi phí được hạch toán vào CPNVLTT gồm: chi phí nguyên vật liệu chính, chi phí nguyên vật liệu phụ, chi phí bản phim, chi phí gia công láng bóng sản phẩm.

Do đặc thù quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty là in ấn phải dựa vào các bản phim gốc nên phim sau khi chế tạo được đem về nhập kho hay dùng cho sản xuất cũng được coi là một khoản chi phí nguyên vật liệu chính và không thể thiếu trong quá trình in. Vì vậy chi phí chế bản in  được coi là CPNVLTT là đúng. Còn chi phí gia công láng bóng sản phẩm được tập hợp vào đơn hàng có nhu cầu láng bóng.

Việc gia công thuê ngoài làm tăng chất lượng của nguyên vật liệu trước khi bước vào quá trình sản xuất (ví dụ giấy được thuê ngoài láng bóng trước khi giao cho phân xưởng in) nên chi phí gia công thuê ngoài phải ghi tăng giá trị của nguyên vật liệu xuất đem gia công. Trị giá thực tế của nguyên vật liệu thuê ngoài gia công bao gồm: Trị giá thực tế của nguyên vật liệu thuê chế biến, chi phí vận chuyển nguyên vật liệu đến nơi chế biến về Công ty, chi phí thuê ngoài gia công chế biến.

3.2.4. Về việc trích trước tiền lương của công nhân sản xuất

Hiện nay Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp không thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất. Theo nguyên tắc phù hợp giữa chi phí sản xuất và kết quả sản xuất cách làm này chỉ phù hợp với những Công ty có thể bố trí lao động nghỉ phép đều đặn giữa các kỳ hạch toán. Tuy nhiên, do đặc thù sản xuất của Công ty là theo đơn đặt hàng nên khối lượng công việc phụ thuộc vào các hợp đồng ký kết được với khách hàng. Thông thường vào thời điểm cuối năm Công ty ký được nhiều hợp đồng nên công việc nhiều, ngược lại vào thời điểm đầu năm do ít việc nên Công ty thường tổ chức cho công nhân nghỉ phép. Do vậy, chi phí sản xuất kinh doanh giữa các kỳ có sự biến động đáng kể.

Nhằm ổn định chi phí sản xuất kinh doanh cũng như thu nhập giữa các kỳ kế toán, kế toán nên tiến hành trích trước tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất vào tài khoản chịu chi phí phù hợp. Cách tính khoản trích trước này như sau:

	Tỷ lệ trích trước (%)
	=
	Tiền lương chính kế hoạch năm 

của công nhân trực tiếp sản xuất 

	
	
	Tổng tiền lương phép kế hoạch năm của 

công nhân trực tiếp sản xuất 


	Mức trích trước tiền lương phép kế hoạch của công nhân trực tiếp sản xuất
	=
	Tiền lương chính thực hiện phải trả công nhân trực tiếp sản xuất trong tháng
	*
	Tỷ lệ trích trước


* Phương pháp hạch toán:

- Hàng tháng căn cứ vào kế hoạch trích tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất kế toán ghi:

Nợ TK 622: CPNCTT



Có TK 335: Chi phí phải trả

- Khi tổ chức cho công nhân trực tiếp sản xuất nghỉ phép kế toán ghi:

Nợ TK 335: Chi phí phải trả



Có TK 334: Phải trả công nhân viên

- Hoàn thiện việc phân bổ CPSXC

Hiện nay công ty đang tiến hành phân bổ CPSXC theo tiêu thức tiền lương sản phẩm của công nhân trực tiếp sản xuất. Tuy nhiên, thực tế tuỳ thuộc vào đặc điểm, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm mà có sản phẩm được sản xuất trên dây truyền công nghệ liên tục không cần thiết đến lao động của công nhân sản xuất, có sản phẩm phải trả qua nhiều giai đoạn thủ công cần nhiều lao động của công nhân sản xuất. Do đó tiền lương sản phẩm của công  nhân sản xuất không đồng nghĩa với việc sử dụng máy móc nhiều hay ít, Công ty nên phân bổ CPSXC theo tiêu thức trang in tiêu chuẩn. Mỗi đơn đặt hàng, căn cứ vào số lượng trang in, kích cỡ của trang in để qui về trang in tiêu chuẩn (13 * 19). Cuối kỳ CPSXC được phân bổ như sau:

	CPSXC phân bổ cho đơn đặt hàng i
	=
	Tổng CPSXC phát sinh trong kỳ
	*
	Số trang in tiêu chuẩn của đơn đặt hàng i

	
	
	Tổng số trang in tiêu chuẩn đạt được trong kỳ
	
	


 Việc phân bổ theo tiêu thức nêu  trên hợp lý hơn và quan trọng nhất là dễ so sánh với kế hoạch về chi phí, vì toàn bộ chi phí lập kế hoạch lập cho kỳ tiếp theo, năm tiếp theo đều được xác định trên cơ sở trang in tiêu chuẩn.
3.2.5. Về hệ thống sổ sách sử dụng trong Công ty 

Sổ cái tài khoản.

Việc Công ty sử dụng Sổ cái như hiện nay là chưa đầy đủ, từ đó chưa cung cấp được một cách đầy đủ các thông tin chi tiết cho yêu cầu quản trị nội bộ của Công ty. Cụ thể trên sổ cái của Công ty thiếu cột ghi chú.

Trên sổ sách, mỗi cột đảm nhiệm một chức năng riêng, mặc dù cột ngày tháng ghi sổ chỉ phản ánh về mặt thời gian nhưng cũng rất quan trọng bởi nó là căn cứ để kiểm tra, đối chiếu các số liệu ghi trên Sổ đăng ký CTGS, các sổ và thẻ kế toán chi tiết. Nếu thiếu cột này việc tìm kiếm và kiểm tra các số liệu sẽ rất khó khăn và tốn nhiều thời gian, công sức.  Ngoài ra trên sổ không có cột ghi chú nên sau này khi có phát sinh liên quan đến nghiệp vụ cần chú thích thêm để thuận tiện cho việc quản lý sẽ không có chỗ ghi. Do vậy, để theo dõi một cách chi tiết, chính xác hơn, để phục vụ tốt cho công việc quản trị nội bộ, Sổ cái tài khoản nên thêm vào cột ghi chú. 

3.2.6. Về việc áp dụng máy tính vào công tác kế toán trong Công ty.

Cùng với sự phát triển của công nghệ khoa học kỹ thuật, yêu cầu của công tác quản lý về chất lượng và khối lượng thông tin ngày càng lớn. Đặc biệt trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt như hiện nay thì thông tin cần phải được thu thập, xử lý, cung cấp một cách nhanh chóng, kịp thời cho các nhà quản lý để đưa các chính sách hoạch định  chính xác, hợp lý và nhanh chóng nhất. Trong đó nguồn cung cấp thông tin về kế toán chi phí và giá thành sản phẩm đặc biệt quan trọng đối với quản lý nội bộ doanh nghiệp, trong việc lập kế hoạch, quản lý chặt chẽ chi phí bỏ ra, có biện pháp thúc đẩy sản xuất, lựa chọn ký kết hợp đồng kinh doanh…. Tất cả những điều này khẳng định sự cần thiết phải ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong quản lý, tổ chức công tác kế toán tại Công ty.

Hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức kế toán CTGS, điều này rất thuận lợi trong việc áp dụng kế toán máy. Công ty đã tiến hành trang bị hệ thống máy tính cho phòng kế toán nhưng việc áp dụng ở mức độ thấp. Việc áp dụng chỉ dừng lại ở việc Công ty tự lập một mẫu sổ và thực hiện các bảng tính trên Excel, mà chưa sử dụng một chương trình kế toán cụ thể nào nên hiệu quả sử dụng chưa cao. Cuối kỳ, công việc vẫn còn bị ùn tắc, thiếu số liệu . Một khối lượng lớn công việc vẫn phải làm thủ công nên dễ nhầm lẫn trùng nhau và khi có sai sót khó phát hiện và sửa đổi.

Từ thực tế  trên cho thấy sự cần thiết của việc áp dụng kế toán máy vào Công ty. Vì việc áp dụng kế toán máy không những đưa ra các thông tin một cách chính xác, nhanh chóng mà còn giảm thiểu được lao động kế toán, tiết kiệm được nhân công gián tiếp cho Công ty.

Để đưa kế toán máy vào áp dụng, đòi hỏi Công ty phải có điều kiện sau:

- Phải có nguồn kinh phí để thuê viết chương trình kế toán máy hoặc mua phần mềm kế toán. Đây là hệ thống chương trình để duy trì sổ sách kế toán trên máy tính, có khả năng cung cấp các Báo cáo kế toán, Báo cáo quản trị và các chỉ tiêu tài chính cơ bản.

- Lựa chọn thời điểm quyết định triển khai kế toán máy, đảm bảo không gây sự xáo trộn quá lớn đối với hệ thống nghiệp vụ của Công ty.

- Đào tạo các nhân viên kế toán sử dụng thành thạo chương trình kế toán Công ty áp dụng.

Kết luận

Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần bao bì và in Nông Nghiệp được sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của cán bộ phòng tổ chức hành chính và phòng kế toán tài vụ. Cùng với sự tham khảo tài liệu và tìm tòi của bản thân em đã hoàn thành giai đoạn chuyên đề tốt nghiệp. Những nội dung viết của giai đoạn này được dựa vào thực trạng của Công ty như​: 

Tìm hiểu khái quát chung về quá trình hình thành và phát triển, các đặc điểm về quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm, đặc điểm ngành nghề kinh doanh, bộ máy quản lý, bộ máy tổ chức kế toán cùng hệ thống tài khoản sổ sách kế toán và hình thức sổ kế toán, trình độ chuyên môn và khoa học kỹ thuật mà Công ty ứng dụng để có cái nhìn tổng thể về Công ty. Tìm hiểu thực trạng hạch toán các phần hành kế toán cơ bản, nhưng tâm đắc nhất và quan trọng nhất với em là hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, đánh giá những thành tựu, hạn chế, tìm ra đâu là nguyên nhân của hạn chế đó.

Do hạn chế về nhận thức và thời gian thực tập nên chuyên đề tốt nghiệp này của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, em kính mong nhận được sự góp ý, sửa chữa của thầy giáo hư​ớng dẫn cùng các cán bộ phòng kế toán của Công ty để giúp em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này và có thêm hiểu biết, kiến thức về chuyên môn kế toán ngày được sâu hơn, rộng hơn và tốt hơn. 

Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn thầy giáo Trư​ơng Anh Dũng cùng các cán bộ phòng kế toán – tài vụ Công ty Cổ phần bao bì và in Nông Nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này.
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	Biểu 33
	Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung
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	Sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

	Biểu 35
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Biểu số   : 

Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 

Tháng 1 năm 2005

	STT
	           Ghi Có các tài khoản

Đối tượng sử dụng

(Ghi Nợ các tài khoản)
	TK 334 - Phải trả công nhân viên
	TK338 - Phải trả, phải nộp khác

	
	
	Lương

cơ bản


	Các khoản phụ cấp

ăn ca
	Các khoản 

làm ngoài giờ
	Cộng Có

TK 334
	Kinh phí công đoàn

(3382)
	Bảo hiểm xã hội

(3383)
	Bảo hiểm y tế          (3384)
	Cộng Có TK 338

	
	TK 622 - CPNCTT
	40.808.903
	7.685.000
	970.106
	49.464.009
	989.180
	6.121.334
	816.177
	7.926.691

	A
	Phân xưởng 1
	35.052.468
	6.380.000
	742.194
	42.174.662
	843.393
	5.257.870
	701.049
	6.802.312

	
	§§H 01
	6.592.890
	1.200.000
	152.432
	7.945.322
	158.906
	988.933
	131.858
	1.279.697

	
	§§H 12
	28.459.578
	5.180.000
	589.762
	34.229.340
	684.487
	4.268.937
	569.191
	5.522.615

	B
	Phân xưởng 2
	5.756.435
	1.305.000
	227.912
	7.289.347
	145.787
	863.464
	115.128
	1.124.329

	
	§§H 07
	872.550
	350.000
	87.912
	1.310.462
	26.209
	130.882
	17.451
	174.542

	
	§§H 09
	114.680
	55.000
	-
	169.680
	3.394
	17.202
	2.292
	22.888

	
	§§H 14
	4.769.205
	900.000
	140.000
	5.809.205
	116.184
	715.380
	95.385
	926.949

	
	TK 627 - CPSXC
	6.832.923
	1.000.000
	0
	7.832.923
	156.658
	1.024.938
	136.658
	1.318.254

	A
	Phân xưởng 1
	4.815.123
	600.000
	_
	5.415.123
	108.302
	722.268
	96.302
	926.872

	
	§§H 01
	905.423
	200.000
	-
	1.105.423
	22.108
	135.813
	18.108
	176.029

	
	§§H 12
	3.909.700
	400.000
	-
	4.309.700
	86.194
	586.455
	78.194
	750.843

	B
	Phân xưởng 2
	2.017.800
	400.000
	_
	2.417.800
	48.356
	302.670
	40.356
	391.382

	
	§§H 07
	305.854
	58.000
	_
	363.854
	7.277
	45.878
	6.117
	59.272

	
	§§H 09
	40.198
	7.637
	_
	47.835
	957
	6.029
	804
	7.790

	
	§§H 14
	1.671.748
	334.363
	
	2.006.111
	40.122
	250.762
	33.435
	324.320


                      Người lập biểu                                                                                                                                           Ngày 31 tháng 1 năm 2005

 
Kế toán trưởng

Sổ chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ

Mở sổ ngày 1 tháng 1 năm 2005

Tên vật liệu ( dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá ) :  Giấy Duplex 250g/m2  83 x 90                                         Đơn vị tính:

           Quy cách, phẩm chất:
Mã số:

	Chứng từ
	Diễn giải
	TK

đối ứng
	Đơn giá
	Nhập
	Xuất
	Tồn

	Số
	Ngày
	
	
	
	Lượng
	Tiền
	Lượng
	Tiền
	Lượng
	Tiền

	
	
	Dư đầu kỳ
	
	
	
	
	
	
	xxx
	xxx

	......
	.......
	Nhập kho giấyDuplex
	112
	
	xxx
	xxx
	
	
	
	

	X 02 
	5/1/05
	Xuất kho để SX hộp bao thuốc lá vinataba
	621
	1.562
	
	
	25.000
	39.050.000
	
	

	X 15
	11/1/0
	Xuât kho để SX vỏ bao thuốc lá vinataba
	621
	1.562
	
	
	117.700
	183.847.400
	
	

	xxx
	
	Nhập kho giấy Duplex
	331
	
	       xxx
	xxx
	
	
	
	

	
	
	Cộng 
	
	
	    xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx


    Các sổ chi tiết vật tư khác mở tương tự sổ này.

Sổ chi tiết TK 622





TK 111, 112, 331,334





Sổ chi tiết TK 621





Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, bảng phân bổ tiền lương & các khoản trích theo lương





Bảng tổng hợp chứng từ gốc





Chứng từ gốc





Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ





Tổng giá thành sản xuất sản phẩm





Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ





Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ





Sổ chi tiết TK 627





Bảng kê phân bổ CPSXC





Bảng kê chi phí vật tư





Sổ chi tiết TK 154





CTGS





Sổ dăng ký


CTGS





Bảng tổng hợp chi phí sản xuất





Sổ cái TK 621, 622, 627, 154





Bảng cân đối tài khoản





Báo cáo tài chính





Mẫu cần in





Sắp chữ điện tử





Chụp ảnh tách mầu





Chế bản kẽm





Máy in





Phân loại





Xén tem nhãn





Dập hộp (Hộp)








KCS





Bao gói





Nhập kho





Khách hàng





Phòng kế hoạch vật tư�





Phòng kỹ thuật sản xuất





Phòng kinh doanh





Phân x�ởn thành phẩm


- Tổ phân loại


- Tổ máy xén và đóng gói


- Tổ dập hộp


- Tổ phục vụ





Phân xưởng in gồm


- Tổ in 1


- Tổ in 2


- Tổ in 3


- Tổ in 4








Phân xưởng chế bản in opp set





- Kho thành phẩm mẫu


- Kho thành phẩm hộp








Phòng 


tổ chức 


hành chính





Phân xưởng cơ điện





Hội đồng quản trị





Giám đốc





Phó giám đốc





Phòng


Kỹ thuật 





Phòng 


sản xuất 


kinh doanh  





Phòng 


kế toán-tài vụ 





Bộ phận trực tiếp


sản xuất 





Phân 


xưởng in





Phân xưởng thành phẩm  





Phân xưởng phân loại 


sản phẩm





Kế toán tr�ởng








Kế toán thanh toán và tiêu thụ





Kế toán vật tư�, công cụ dụng cụ và vốn - quỹ





Kế toán tài sản cố định, kế toán chi phí sản xuất và giá thành 











Thủ quỹ





Quan hệ chỉ đạo


Quan hệ tác nghiệp





Chú thích:





Chứng từ gốc








Sổ quỹ và sổ tài sản








Bảng tổng hợp chứng từ từ gốc








Sổ, thẻ kế toán chi tiết theo đối tượng





Chứng từ ghi sổ


(ghi theo phần hành)





Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ





Sổ cái tài khoản








Bảng cân đối kế toán








Báo cáo tài chính





Bảng tổng hợp chi tiết theo đối tượng





TK 142





TK 627,641,642





Chi phí trả trước 


thực tế phát sinh





Phân bổ chi phí trả trước vào các kỳ hạch toán





TK 641, 642





Kết chuyển CPBH, CPQL 








TK 911





Kết chuyển CPBH, CPQL vào tài khoản xác định kết quả  








Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp





Tổng chi phí nhân công trực tiếp





Tổng chi phí sản xuất chung








PAGE  
Bùi Thị Bạch Yến - Kế toán 1 - K33


_1435532764.unknown

